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Lời mở đầu 

Đđánh dấu cho cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay đó là sự 

ra đời và phát triển ồ ạt của các máy tính cũng như các phương tiện xử lý 

thông tin. Đặc biệt là các hệ thống xử lý song song với tốc độ ngày càng cao. 

Cùng với sự phát triển các công cụ tín hiệu số đòi hỏi sự phát triển đồng bộ 

các phương pháp xử lý số hiện đại. Một trong những công cụ chính của kỹ 

thuật xử lý số đó là bộ lọc.  

Bộ lọc là một hệ thống có thể ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực cuộc 

sống. Khi công nghệ ngày càng phát triển thì việc lọc nhiễu để đạt được 

những tín hiệu tốt hơn ngày càng trở nên quan trọng.  

Về lịch sử phát triển, bộ lọc được nghiên cứu nhiều nhất trong xử lý tín 

hiệu số. Và đã dành được sự quan tâm, đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa 

học, các trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới. Hiện nay, bộ lọc liên tục phát 

triển tạo ra các kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực điện tử, 

thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, các ngành công nghệ khác … 

Trong thông tin liên lạc, tín hiệu âm thanh được truyền đi ở những 

khoảng cách rất xa, nên không tránh khỏi bị tác động nhiễu của môi trường, 

đường truyền, tần số, hay trong chính hệ thống của nó ... Nhưng khi qua bộ 

lọc nhiễu, âm thanh sẽ trở nên rõ ràng và chính xác hơn. Trong các thiết bị 

điện tử thường gặp như loa đài, máy phát, máy thu … ngày càng có chất lượng 

âm thanh tốt hơn là do bộ lọc  ngày càng được tối ưu hơn. 

Vì những ứng dụng quan trọng trong thực tế như vậy, nên vấn đề đặt ra 

là làm thế nào để thu được âm thanh có chất lượng tốt hơn. Đó cũng chính là 

mục tiêu mà đồ án của em hướng tới. Trong đề tài này em nghiên cứu một số 

phương pháp lọc, và mô phỏng việc lọc âm thanh qua phần mÒn Matlap. 

Với mục tiêu xác định như trên, đồ án được chia ra làm 3 phần với nội 

dung cơ bản như sau: 

Chương 1: Lý thuyết chung về xử lý tín hiệu số.  

Chương 2: Ước lượng tuyến tính và những bộ lọc tuyến tính tối ưu.            

Chương 3: Mô phỏng  
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Trong quá trình làm đồ án em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình 

của các thầy, các cô và các bạn trong lớp. Đặc biệt là của thạc sỹ Nguyễn Văn 

Dương người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. 

Em xin chân thành cảm ơn thạc sỹ Nguyễn Văn Dương, các thầy cô 

giáo trong tổ bộ môn điện tử viên thông và các bạn trong lớp ĐT901 đã giúp 

tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đồ án nhà trường và tổ bộ môn giao cho. 

 

Hải Phòng, tháng 8 năm 2009 

                                                                     Sinh viên thực hiện 

                                                                     Trần Thu Huyền 
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Chương 1: 

 Lý thuyết chung về xử lý tín hiệu số 

1.1. Tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian 

Trong hầu hết các lĩnh vực có liên quan đến xử lý tin tức hoặc thông tin 

đều bắt đầu với việc biểu diễn tín hiệu như một dạng mẫu thay đổi liên tục. Từ 

các mẫu tín hiệu, để thuận tiện, người ta dùng các hàm toán học để biểu diễn 

chúng, như các hàm biến đổi theo thời gian t. ở đây chúng ta sẽ dùng dạng 

biểu diễn xa(t) để biểu diễn các dạng sóng thời gian thay đổi liên tục (tín hiệu 

analog). Ngoài ra tín hiệu còn có thể biểu diễn như một dãy rời rạc các giá trị 

và ta dùng dạng biểu diễn x(n) để biểu thị. Nếu tín hiệu được lấy mẫu từ tín 

hiệu tương tự với chu kỳ lấy mẫu T, khi đó chúng ta có dạng biểu diễn xa(nT). 

Trong các hệ thống xử lý số tín hiệu, chúng ta thường dùng đến các dãy 

đặc biệt, như: 

Mẫu đơn vị hoặc dãy xung đơn vị được định nghĩa: 

lại còn n với  0

0n      với  1
n                                                       (1.1.1) 

Dãy nhảy bậc đơn vị 

lại còn n các với     0

0n với                1
nu                                                          (1.1.2) 

Dãy hàm mũ 
nanx                                                                                    (1.1.3) 

Nếu a là số phức như  

njnrera nnj

00 sincos. 0                                              (1.1.4) 

Nếu 0,1 0r , thì x(n) có dạng sin phức; nếu 0=0, x(n) là thực; và 

r<1, 0 0, x(n) là một dãy thay đổi, suy giảm theo luật hàm mũ. Dãy kiểu này 

xuất hiện đặc biệt trong biểu diễn các hệ thống tuyến tính và trong mô hình 

dạng sóng tiếng nói. 

Trong xử lý tín hiệu, chúng ta phải chuyển đổi tín hiệu về dạng mẫu  

như ta mong muốn. Nên ta phải quan tâm đến các hệ thống rời rạc, hoặc tương 
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đương với sự chuyển đổi của một dãy tín hiệu vào để được một dãy tín hiệu ra. 

Ta miêu tả sự chuyển đổi này bằng một khối như ở hình 1.1. 

 

  

 

Hình 1.1. Mô phỏng hệ thống 

Những hệ thống như trên hoàn toàn có thể được xác định bằng đáp ứng 

xung của nó đối với mẫu xung đơn vị đưa vào. Đối với những hệ thống này, 

đầu ra có thể được tính khi ta đưa vào dãy x(n) và đáp ứng xung đơn vị h(n), 

dùng tổng chập để tính 

nhnxknhkxny
k

*                                                    (1.1.5a) 

Dấu * ở đây dùng cho tổng chập. Tương tự ta cũng có 

nxnhknxkhny
k

*                                                      (1.1.5b) 

 

1.2. Biểu diễn sự biến đổi của tín hiệu và hệ thống 

  Phân tích và thiết kế của các hệ thống tuyến tính sẽ rất đơn giản nếu 

chúng ta sử dụng trong miền Z và miền tần số cho cả hệ thống và tín hiệu, khi 

đó chúng ta cần thiết phải xét đến sự biểu diễn Fourier, miền Z của hệ thống 

và tín hiệu rời rạc theo thời gian. 

1.2.1 Biến đổi sang miền Z 

Sự biến đổi sang miền Z của một dãy được định nghĩa bằng hai phương 

trình sau: 

n

nZnxZX                                                           (1.2.1a) 

C

n dZZZX
j

nx 1

2

1
                                        (1.2.1b) 

Từ một dãy x(n) để biến đổi sang miền Z (biến đổi thuận), ta dùng công 

thức (1.2.1a). Ta có thể thấy dãy X(Z) là một dãy luỹ thừa đối với biến Z-1, giá 

trị của dãy x(n) biểu diễn bộ các hệ số trong dãy luỹ thừa. Một cách chung 

nhất, điều kiện đủ để biến đổi sang miền Z là dãy luỹ thừa phải hội tụ tại một 

giá trị giới hạn. 

  T[x(n)] 
x(n) y(n)=T[x(n)] 



Trần Thu Huyền_DT901                              Đồ án tốt nghiệp 

 
 
 

7 

n

nZnx                                         (1.2.2) 

Một bộ các giá trị cho các dãy hội tụ được định nghĩa bằng một vùng 

trong mặt phẳng Z. Nói chung miền này có dạng: 

21 RZR                                         (1.2.3) 

 

Bảng 1.1. Các tính chất của phép biến đổi Z ngược 

Các tính chất Dãy miền n Biến đổi Z 

1. Tính tuyến tính ax1(n)+bx2(n) aX1(Z)+bX2(Z) 

2. Tính dịch chuyển theo thời 

gian 

x(n+n0) ZXZ
n0  

3. Thay đổi thang tỉ lệ (nhân 

với dãy hàm mũ an) 

anx(n) X(a-1Z) 

4. Vi phân của X(Z) theo Z nx(n) 

dZ

ZdX
Z  

5. Đảo trục thời gian X(-n) X(Z-1) 

6. Tích chập của hai dãy x(n)*h(n) X(Z).H(Z) 

7. Tích của hai dãy x(n).w(n) 

C

dVVVZWVX
j

1

2

1
 

 

Phép biến đổi Z ngược được đưa ra bởi tích phân đường trong phương 

trình (1.2.1b), trong đó C là đường cong kín bao quanh gốc toạ độ trong mặt 

phẳng Z, nằm trong miền hội tụ của X(Z).  

1.2.2. Biến đổi Fourier 

Phép biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc theo thời gian được biểu diễn 

bằng công thức sau: 

n

njj enxeX                                              (1.2.4a) 

deeXnx njj

2

1
                                                (1.2.4b) 

Ngoài ra biểu diễn Fourier có thể đạt được bằng cách giới hạn phép 

biến đổi Z (Z – Transform) vào vòng tròn đơn vị của mặt phẳng Z, như thay 

jeZ , như trong hình 1.2, biến số  có thể biểu diễn bằng góc trong mặt 
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phẳng Z. Điều kiện đủ để tồn tại biến đổi Fourier có thể tính bằng cách gán 

1Z  trong phương trình (1.2.2), ta có:  

n

nx                                        (1.2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Vòng tròn đơn vị trong mặt phẳng Z 

 

Một đặc điểm quan trọng của biến đổi Fourier X(ej ) là một hàm tuần 

hoàn của , tuần hoàn với chu kỳ là 2 , điều này có thể dễ nhận ra bằng cách 

thay thế +2  vào phương trình (1.2.4a). Một cách khác, bởi vì X(ej ) được 

tính bằng X(Z) trên vòng tròn đơn vị, nên chúng ta có thể thấy rằng X(ej ) 

phải lặp lại mỗi lần khi  quay hết một vòng quanh vòng tròn đơn vị (tương 

ứng với một góc là 2  Radian). 

Bằng cách thay Z= ej  vào mỗi công thức trong bảng (1.1), chúng ta có 

thể đạt được các công thức cho biến đổi Fourier. Tất nhiên kết quả này chỉ 

đúng với biến đổi Fourier khi phép biến đổi đã tồn tại. 

1.3. Bộ lọc số 

Bộ lọc số là hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian. Thông số vào 

và ra của hệ thống quan hệ với nhau bằng tổng chập trong phương trình 

(1.1.5), quan hệ trong miền Z được đưa ra trong bảng (1.1). 

 

Y(Z)=H(Z).X(Z)                                      (1.3.1) 

Chuyển đổi miền Z của đáp ứng xung đơn vị H(Z) được gọi là hàm hệ 

thống. Biến đổi Fourier của đáp ứng xung đơn vị H(ej ) là một hàm phức của 

, biểu diễn theo phần thực và phần ảo là 

Re[Z] 

Im[Z] 
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H(ej )=Hr(ej )+jHi(ej )                                        (1.3.2) 

Hoặc biểu diễn dưới dạng góc pha: 
jeHjjj eeHeH

arg
.                                              (1.3.3) 

Một hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả là dạng có h(n)=0 với n<0. 

Một hệ thống ổn định là dạng với tất cả các thông số đưa vào hữu hạn sẽ có 

thông số ra hữu hạn. 

Điều kiện cần và đủ cho một hệ thống tuyến tính bất biến ổn định là: 

n

nh                                                 (1.3.4) 

Điều kiện này giống với công thức (1.2.5). Thêm vào đó, tất cả các hệ 

thống tuyến tính bất biến có các thông số vào và ra như các bộ lọc thoả mãn 

phương trình sai phân có dạng: 
M

r

r

N

k

k rnxbknyany
01

                                       (1.3.5) 

Chuyển đổi sang miền Z cả hai vế của phương trình ta được: 

N

k

k

k

M

r

r

r

Za

Zb

ZX

ZY
ZH

1

0

1

                                         (1.3.6) 

So sánh hai phương trình trên, từ phương trình sai phân (1.3.3) ta có thể 

đạt được H(Z) trực tiếp bằng cách đồng nhất các hệ số của phần tử vào trễ 

trong (1.3.5) với các luỹ thừa tương ứng Z-1. 

Hàm hệ thống H(Z) là một hàm hữu tỉ của Z-1. Nó có thể được biểu diễn 

bằng dạng điểm cực và điểm không trong mặt phẳng Z. Như vậy H(Z) có thể 

viết dạng: 

N

k

k

M

r

r

Zd

ZcA

ZH

1

1

1

1

1

1

                                                    (1.3.7) 

Như chúng ta đã xét trong miền Z, hệ thống nhân quả sẽ có miền hội tụ 

dạng 1RZ . Nếu hệ thống cũng là ổn định thì R1 phải nhỏ hơn giá trị đơn vị, 

do đó miền hội tụ bao gồm là vòng tròn đơn vị. Như vậy trong hệ thống bất 

biến, nhân quả thì tất cả các điểm cực của H(Z) phải nằm trong vòng tròn đơn 

vị. Để thuận tiện, ta phân thành các lớp hệ thống, những lớp này bao gồm hệ 
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thống đáp ứng xung hữu hạn (Finit duration Impulse Response_FIR), và hệ 

thống đáp ứng xung vô hạn (Infinit duration Impulse Response_IIR). 

1.3.1. Hệ thống FIR 

Nếu các hệ số ak trong phương trình (1.3.5) bằng không, khi đó phương 

trình sai phân sẽ là: 
M

r

r rnxbny
0

                                            (1.3.8) 

So sánh (1.3.8) với (1.1.5b) chúng ta thấy rằng: 

lại còn n các với       0

Mn0              nb
nh                                        (1.3.9) 

Hệ thống FIR có rất nhiều thuộc tính quan trọng, trước tiên chúng ta 

chú ý rằng H(Z) chỉ có điểm không là một đa thức của Z-1 và tất cả các điểm 

cực của H(Z) đều bằng không, tức là H(Z) chỉ có điểm không. Thêm nữa, hệ 

thống FIR có thể có chính xác pha tuyến tính. Nếu h(n) xác định theo công 

thức sau 

nMhnh                                                 (1.3.10) 

thì H(ej ) có dạng 
ZMjjj eeAeH .                                               (1.3.11) 

H(ej ) chỉ có phần thực hoặc phần ảo tuỳ thuộc vào phương trình 

(1.3.10) lấy dấu (+) hay dấu (-). 

Dạng pha tuyến tính chính xác thường rất hữu ích trong các ứng dụng 

xử lý âm thanh, khi mà xác định thứ tự thời gian là cần thiết. Các thuộc tính 

này của bộ lọc FIR cũng có thể đơn giản hoá vấn đề xấp xỉ, nó chỉ xét đến khi 

đáp ứng độ lớn cần thiết. Khoảng sai số mà được bù để thiết kế các bộ lọc với 

đáp ứng xung pha tuyến tính chính xác là phần mà một khoảng thời gian tồn 

tại đáp ứng xung phù hợp được yêu cầu để xấp xỉ phần nhọn bộ lọc bị cắt đi. 

Dựa trên những thuộc tính chung với bộ lọc FIR pha tuyến tính, người 

ta đã phát triển ba phương pháp thiết kế xấp xỉ. Những phương pháp này là: 

 Thiết kế cửa sổ 

 Thiết kế mẫu tần số 

 Thiết kế tối ưu 

Chỉ có phương pháp đầu tiên là phương pháp phân tích, thiết kế khối 

khép kín tạo bởi các phương trình có thể giải để nhận được các hệ số bộ lọc. 
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Phương pháp thứ hai và phương pháp thứ ba là phương pháp tối ưu hoá, nó sử 

dụng phương pháp lặp liên tiếp để được thiết kế bộ lọc 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Mạng số cho hệ thống FIR 

 

Bộ lọc số thường được biểu diễn dạng biểu đồ khối, như hình (1.3) ta 

biểu diễn phương trình sai phân (1.3.8). Sơ đồ như vậy thường được gọi là một 

cấu trúc bộ lọc số. Trên sơ đồ, biểu diễn các toán tử yêu cầu tính giá trị mỗi 

dãy ra từ giá trị của dãy đưa vào. Những phần tử cơ bản của sơ đồ biểu diễn ý 

nghĩa phép cộng, nhân các giá trị của dãy với hằng số (các hằng số trên nhánh 

hàm ý phép nhân), và chứa các giá trị trước của dãy vào. Vì vậy biểu đồ khối 

đưa ra chỉ dẫn rõ ràng về tính phức tạp của hệ thống. 

1.3.2. Hệ thống IIR 

Nếu hàm hệ thống của phương trình (1.3.7) có các điểm cực cũng như 

điểm không, thì phương trình sai phân (1.3.5) có thể viết: 
M

r

r

N

k

k rnxbknyany
01

                                 (1.3.12) 

Phương trình này là công thức truy hồi, nó có thể được sử dụng để tính 

giá trị của dãy ra từ các giá trị trước đó của thông số ra và giá trị hiện tại, 

trước đó của dãy đầu vào. Nếu M<N trong phương trình (1.3.7), thì H(Z) có 

thể biến đổi về dạng: 
N

k k

k

Zd

A
ZH

1
11

                                          (1.3.13) 

Cho hệ thống nhân quả, ta dễ dàng biểu diễn 
N

k

n

kk nudAnh
1

                                               (1.3.14) 

Ta có thể thấy rằng dãy h(n) có chiều dài vô hạn. Tuy nhiên, vì công 

thức truy hồi (1.3.12) thường dùng để thực hiện bộ lọc IIR, nó sử dụng ít phép 

Z-1 
x(n) 

+ 

Z-1 x(n-1) 

+ 

Z-1 
x(n-2) 

+ 

x(n-M) 

+ 

x(n-M-1) 

b0 
b1 

b2 bM-1 
bM 
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tính hơn là đối với bộ lọc FIR. Điều này đặc biệt đúng cho các bộ lọc lựa chọn 

tần số cắt nhọn. 

Có nhiều phương pháp thiết kế sẵn có cho bộ lọc IIR. Những phương 

pháp thiết cho bộ lọc lựa chọn tần số (thông thấp, thông dải, ...) một cách 

chung nhất là dựa trên những biến đổi của thiết kế tương tự. 

 Các thiết kế Butterword 

 Các thiết kế Bessel 

 Các thiết kế Chebyshev 

 Các thiết kế Elliptic 

Tất cả những phương pháp trên dùng phép phân tích tự nhiên và được 

ứng dụng rộng rãi để thiết kế các bộ lọc IIR. Thêm vào đó các phương pháp 

tối ưu hoá IIR đã được phát triển cho thiết kế xấp xỉ liệt kê, điều này không dễ 

thích nghi với một trong các phương pháp xấp xỉ trên. 

Sự khác nhau chính giữa FIR và IIR là IIR không thể thiết kế để có pha 

tuyến tính chính xác, khi mà FIR có những thuộc tính này, còn bộ lọc IIR 

hiệu quả hơn trong thực hiện lọc cắt nhọn hơn là FIR. 

Mạng bao hàm phương trình (1.3.12) được biểu diễn trong hình 1.4a 

cho trường hợp N=M=3, nó thường được gọi là dạng biểu diễn trực tiếp. 

Phương trình sai phân (1.3.12) có thể được chuyển sang dạng tương đương. 

Đặc biệt bộ phương trình sau thường được sử dụng: 

M

r

r

N

k

k

rnwbny

nxknwanw

0

1                                     (1.3.15) 

Bộ phương trình này có thể biểu diễn như trong hình 1.4b, với bộ nhớ 

để lưu giữ được yêu cầu và chứa các giá trị dãy trễ. 

Phương trình (1.3.7) chỉ ra rằng H(Z) có thể biểu diễn như một tích các 

điểm cực. Những điểm cực và điểm không này là các cặp liên hiệp phức, vì 

các hệ số ak và bk là thực. 

Bằng những nhóm liên hiệp phức điểm cực và điểm không trong cặp 

liên hợp phức, nó cũng có thể biểu diễn H(Z) như tích của các hàm hệ thống 

cơ bản cấp hai dạng: 

K

k kk

kk

ZaZa

ZbZb
AZH

1
2

2

1

1

2

2

1

1

1

1
                                   (1.3.16) 
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K là phần nguyên của (N+1)/2. Hệ thống cấp hai này được biểu diễn 

như trong hình 1.5a cho trường hợp N=M=4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

Hình 1.4. (a) Cấu trúc dạng trực tiếp;  

(b) Cấu trúc dạng trực tiếp tối giản 

 

Tiếp tục, một cấp độ cao hơn được xét đến. Dạng phân số mở rộng của 

phương trình (1.3.13) cho ta hướng khác để biểu diễn. Bằng cách kết hợp 

những phần liên quan đến cực liên hợp phức, H(Z) có thể viết dạng: 

K

k kk

kk

ZaZa

Zcc
ZH

1
2

2

1

1

1

10

1
                                    (1.3.17) 

Z-1 

x(n) 
+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

b0 

b1 

b2 

b3 
+ 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

a1 

a2 

a3 
+ 

+ 

y(n) 

x(n) 
+ 

+ 

b0 

b1 

b2 

b3 + 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

a1 

a2 

a3 + 

+ 

y(n) w(n) 
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Điều này gợi ý một dạng sơ đồ song song biểu diễn như hình 1.5b cho 

N=4. 

 

 

    

 

 

 

  (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. (a) Dạng tầng; 

 (b) Dạng song song 

Trong những ứng dụng lọc tuyến tính, dạng song song đưa ra những đặc 

tính cao hơn về phương diện làm tròn giảm tiếng ồn, các sai số hệ số, và tính 

ổn định. 

 

x(n) 
+ 

+ 

b10 

b11 

b12 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

+ 

a11 

a12 

+ 

y(n) 
+ 

+ 

b20 

b21 

b22 

+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

+ 

a21 

a22 

+ 

c10 

x(n) 

+ 

+ 

c11 
+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

a11 

a12 

y(n) 

+ 

+ 

+ 

c20 

c21 
+ 

Z-1 

+ 

Z-1 

a21 

a22 
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1.4. Lấy mẫu 

Để sử dụng các phương pháp xử lý số tín hiệu đối với tín hiệu tương tự, 

chúng ta cần biểu diễn tín hiệu như một dãy các giá trị. Để thực hiện biến đổi, 

thông thường người ta dùng phương pháp lấy mẫu tín hiệu tương tự. Từ xa(t), 

lấy các giá trị cách đều nhau ta được: 

x(n)=xa(nT)           - <n<                                      (1.4.1) 

trong đó n là số nguyên. 

Định lý lấy mẫu 

Các điều kiện mà dãy các mẫu là biểu diễn duy nhất của tín hiệu tương 

tự được xác định như sau: 

Nếu một tín hiệu xa(t) có biến đổi Fourier dải giới hạn Xa(j ), tức là 

Xa(j )=0 với 2 FN, thì xa(t) có thể tạo lại một cách duy nhất từ các mẫu 

cách đều nhau xa(nT), - <n< , nếu 1/T>2FN. 

Định lý trên xuất phát từ thực tế là nếu biến đổi Fourier của xa(t) được 

định nghĩa 

dtetxjX tj

aa                                       (1.4.2) 

và biến đổi Fourier của dãy x(n) được định nghĩa như trong phương trình 

(1.2.4a) thì nếu X(ej ) được tính cho tần số = T, thì X(ej T) quan hệ với 

X(j ) bằng phương trình: 

k

a

Tj k
T

jjX
T

eX
21

                                      (1.4.3) 

Để thấy được mối quan hệ trong phương trình (1.4.3), ta hãy giả thiết 

rằng Xa(j ) được biểu diễn như hình 1.6a, như vậy Xa(j )=0 với 

NN F2 , tần số FN gọi là tần số Nyquist. Theo như phương trình 

(1.4.3), X(ej T) là tổng của một số vô hạn các bản sao của Xa(j ), với mỗi 

trung tâm là bội số nguyên của 2 /T. Hình 1.6b biểu diễn trường hợp 

1/T>2FN. Hình 1.6c biểu diễn trường hợp 1/T<2FN, trong trường hợp này trung 

tâm của ảnh tại 2 /T gối lên dải cơ bản. Điều kiện này, nơi mà một tần số cao 

có vẻ đảm nhiệm giống như là tần số thấp, được gọi là trùm phổ. Rõ ràng rằng 
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hiện tượng trùm phổ chỉ tránh được khi biến đổi Fourier có dải giới hạn và tần 

số lấy mẫu lớn hơn hoặc bằng hai lần tần số lấy mẫu (1/T>2FN). 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

 

 

Hình 1.6. Minh hoạ lấy mẫu tần số 

 

Với điều kiện 1/T>2FN, rõ ràng rằng biến đổi Fourier của dãy các mẫu 

tương ứng với biến đổi Fourier của tín hiệu tương tự trong dải cơ bản như, 

T
jX

T
eX a

Tj
            ,

1
                                   (1.4.4) 

Sử dụng kết quả này chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ giữa tín hiệu 

tương tự cơ bản và dãy các mẫu theo công thức nội suy: 

n

aa
TnTt

TnTt
nTxtx

/sin
                                     (1.4.5) 

Như vậy với tần số lấy mẫu lớn hơn hoăc bằng hai lần tần số Nyqiust 

thì ta có thể khôi phục lại tín hiệu tương tự cơ bản bằng phương trình (1.4.5). 

Xa(j ) 

 

1 

0 - N N=2 FN 

Xa(e
j T) 

 

1/T 

0 - N N=2 FN -2 /T 2 /T 

Xa(e
j T) 

 

1/T 

0 -2 /T 2 /T 
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1.5. DFT và fft 

1.5.1 DFT 

Khi tín hiệu tương tự là một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ N, tức là: 

n-                Nnxnx ~~                                   (1.5.1) 

Như vậy nx~   có thể biểu diễn bằng tổng rời rạc, không cần biểu diễn 

bằng tích phân như trong phương trình (1.2.4b). Biểu diễn Fourier của một 

dãy tuần hoàn là: 

1

0

2

~~ N

n

kn
N

j

enxkX                                          (1.5.2a) 

1

0

2
~1~

N

N

kn
N

j

ekX
N

nx                                        (1.5.2b) 

Đây là sự biểu diễn chính xác của dãy tuần hoàn. Bây giờ ta xét đến dãy 

có độ dài hữu hạn, tức là các giá trị nằm ngoài khoảng 0  n  N-1 đều bằng 

không, biến đổi Z của dãy đó sẽ là: 
1

0

N

n

nZnxZX                                         (1.5.3) 

Nếu tính X(Z) tại N điểm cách đều nhau trên vòng tròn đơn vị, tức là 

1-N ..., 1, 0,k  ,
k

N
j

k eZ

2

, ta sẽ được: 

1-N ..., 1, 0,k      ,
1

0

22 N

n

kn
N

jk
N

j

enxeX                                      (1.5.4) 

Nếu ta cấu trúc một dãy thành vô hạn, bằng cách lặp lại dãy x(n) như 

sau: 

r

rNnxnx~                                           (1.5.5) 

Ta dễ dàng thấy rằng tính 
k

N
j

eX

2

 bằng phương trình (1.5.2a). Như 

vậy một dãy có độ dài hữu hạn có thể sử dụng biến dổi Fourier rời rạc 

(Discrete Fourier Transform_DFT) theo công thức: 

1

0

2N

n

kn
N

j

enxkX          k=0, 1, ..., N-1                                  (1.5.6a) 

1

0

2
1 N

N

kn
N

j

ekX
N

nx       n=0, 1, ..., N-1                                   (1.5.6b) 
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Rõ ràng rằng phương trình (1.5.6) và (1.5.2) chỉ khác nhau là bỏ kí hiệu 

~ (kí hiệu chỉ tính tuần hoàn) và hạn chế trong khoảng  0 k N-1, 0 n N-1. 

Tuy nhiên một điều quan trong khi sử dụng biểu diễn DFT là tất cả các dãy 

được xét đến như là tuần hoàn. Tức là DFT thực sự là sự biểu diễn của dãy 

tuần hoàn đưa ra trong phương trình (1.5.5). Một điểm khác là khi biểu diễn 

DFT được sử dụng thì các chỉ số dãy phải được thể hiện phần dư cuả N (mod). 

Điều này xuất phát từ thực tế là nếu x(n) có độ dài N thì 

N

r

nxNnxrNnxnx )mod(~                                       (1.5.7) 

Kí hiệu dấu ngoặc đơn kép ở trên để chỉ tính chu kỳ lặp lại của biểu 

diễn DFT. Một đặc điểm hiển nhiên nhất là dãy dịch chuyển được dịch đi 

phần dư của N. 

Biểu diễn DFT có những ưu điểm sau 

 DFT, X(k) có thể được xem như cấp độ lấy mẫu của biến đổi Z (hoặc 

biến đổi Fourier) của dãy hưu hạn. 

 DFT có các thuộc tính rất giống với nhiều thuộc tính hữu ích của 

biến đổi Z và biến đổi Fourier. 

 Giá trị N của X(k) có thể tính rất hiệu quả bằng cách sử dụng các 

thuật toán như FFT (Fast Fourier Transform). 

Sau đây là một số tính chất quan trong của biến đổi DFT 

Bảng 1.2 Các dãy và DFT của nó 

Các tính chất Dãy miền n DFT N điểm 

1. Tính tuyến tính ax1(n)+bx2(n) aX1(k)+bX2(k) 

2. Tính dịch chuyển theo thời gian x((n+n0))N 
kXe

kn
N

j 0

2

 

3. Đảo trục thời gian x((-n))N X*(k) 

4. Tích chập của hai dãy 1

0

N

m

Nmnhmx  
X(k).H(k) 

5. Tích của hai dãy x(n).w(n) 1

0

1 N

r

NrkWrX
N
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1.5.2. FFT 

ở trên chúng ta đã biết biến đổi Fourier rời rạc (DFT). Nhưng trong tính 

toán, để tăng tốc độ tính, người ta đã tìm ra thuật toán tính DFT một cách 

nhanh chónh và hiệu quả được gọi là phép biến đổi nhanh Fourier. 

Như chúng ta đã biết, DFT của dãy x(n) là: 

1-N ..., 1, 0,k     ,
1

0

N

n

kn

NWnxkX                          (1.5.8) 

trong đó 

kn
N

jkn
N

WeW kn
kn

N
j

kn

N

2
sin

2
cos

2

 

Biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT) của X(k) là: 

1-N ..., 1, 0,n       ,
1 1

0

N

k

kn

NWkX
N

nx                            (1.5.9) 

Trong công thức (1.5.8) và (1.5.9) , cả x(n) và X(k) đều có thể là số 

phức 

x(n)=a(n)+jb(n) 

X(k)=A(k)+jB(k) 

Do đó 

1

0

2
sin

2
cos

N

n

kn
N

kn
N

njbnakjBkA                      (1.5.10) 

hoặc 

1

0

2
sin

2
cos

N

n

kn
N

nbkn
N

nakA                          (1.5.11) 

1

0

2
sin

2
cos

N

n

kn
N

nakn
N

nbkB                           (1.5.12) 

Các biểu thức (1.5.8) và (1.5.9) chỉ khác nhau về dấu của số mũ của W 

và ở hệ số tỉ lên 1/N. vì vậy mọi lý luận về cách tính biểu thức (1.5.8) đều 

được áp dụng cho biểu thức (1.5.9) với một vài thay đổi nhỏ về dấu và hệ số tỉ 

lệ. Trước hết chúng ta xem xét qua cách tính trực tiếp DFT với một số nhận 

xét và lưu ý sau: 

 Một phép nhân số phức tương đương với bốn phép nhân số thực 
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 Số lượng phép tính chỉ là tương đối, ví dụ như phép nhân với W=1 

trong thực tế không cần thực hiện nhưng ta vẫn tính, vì n lớn nên các phép tính 

kiểu này sẽ không đáng kể. 

 Thời gian làm một phép nhân (tn), trong máy tính vạn năng lớn hơn 

rất nhiều thời gian làm một phép cộng (tc). Vì vậy chúng ta phải quan tâm làm 

giảm nhỏ phép nhân là chính. Thời gian phụ (tp) làm các công việc khác như 

truyền số liệu, đọc các hệ số sẽ có thể tạm bỏ qua. Do vậy độ phức tạp tính 

toán trên phương diện thời gian sẽ tỉ lệ với số phép tính số học (số phép tính 

nhân là chính và số phép tính cộng). 

Việc tính X(k) tương đương với việc tính phần thực A(k) và phần ảo 

B(k). Ta thấy rằng đối với mỗi giá trị của k, việc tính toán trực tiếp X(k) cần 

4N phép nhân số thực và (4N-2) phép cộng số thực. Vì X(k) phải tính cho các 

giá trị khác nhau của k, cho nên cách tính trực tiếp DFT của một dãy x(n) cần 

có 4N2 phép tính nhân thực và N(4N-2) phép cộng số thực. Hay nói cách khác 

cần có N2 phép nhân số phức và N(N-1) phép cộng số phức. Do số lần tính 

toán và do đó thời gian tính toán tỉ lệ gần đúng với N2 nên rõ ràng rằng số 

phép toán số học cần có để tính trực tiếp DFT sẽ trở lên rất lớn khi N tăng. Do 

vậy mọi thuật toán đều cố gắng tìm mọi cách làm giảm số phép tính, đặc biệt 

là số phép nhân. 

Chúng ta sẽ xét một vài thuật toán FFT cơ bản nhất và hiệu quả, các 

thuật toán này có số phép tính tỉ lệ với N.log2(N). Nguyên tắc cơ bản của tất 

cả các thuật toán là dựa trên việc phân tích cách tính DFT của một dãy N điểm 

(gọi tắt là DFT N điểm) thành các phép tính DFT của các dãy nhỏ hơn. 

Nguyên tắc này đã dẫn đến các thuật toán khác nhau và tất cả đều giảm đáng 

kể thời gian tính toán. Trong phần này chúng ta sẽ xét đến hai lớp cơ bản nhất 

của thuật toán FFT: Thuật toán FFT phân chia theo thời gian và phân chia 

theo tần số. 

1.5.2.1. Thuật toán FFT phân chia theo thời gian 

Nguyên tắc chung 

Nguyên tắc cơ bản nhất của tất cả các thuật toán FFT là dựa trên việc 

phân tách DFT N điểm thành DFT nhỏ hơn (tức là số điểm tính DFT nhỏ 

hơn). Theo cách này chúng ta sẽ khai thác cả tính tuần hoàn và tính đối xứng 

của W. 
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* Tính đối xứng 
*knnNk WW  

* Tính tuần hoàn NnNknNkNnkkn WWWW  

Thuật toán phân chia dựa trên việc phân chia dãy x(n) thành các dãy 

nhỏ hơn gọi là thuật toán phân chia theo thời gian, vì chỉ số n thường được gắn 

với thời gian. Nguyên tắc của thuật toán này được minh hoạ rõ rệt nhất khi ta 

xem sét trường hợp N lấy các giá trị đặc biệt: N là luỹ thừa của 2, ( do đó nó 

còn có tên là FFT cơ số 2), tức là N=2M. 

Do N là một số chẵn nên ta có thể tính X(k) bằng cách tách x(n) thành 

hai dãy, mỗi dãy có N/2 điểm, một dãy chứa điểm lẻ của x(n) và một dãy chứa 

điểm chẵn của x(n). Cụ thể từ công thức tính X(k) ta có: 

1-N ..., 1, 0,k       ,
1

0

N

n

kn

NWnxkX  

Sau khi tách dãy x(n) thành các dãy đánh số chẵn và số lẻ, ta có: 
11 N

n

kn

N

N

n

kn

N WnxWnxkX
lÎch½n

 

hoặc bằng cách thay thế biến n=2r đối với N chẵn và n=2r+1 đối với N là lẻ. 

1
2

0

2

1
2

0

2

1
2

0

12

1
2

0

2

12.2

122

N

r

rk

N

k

N

r

rk

N

N

r

kr

N

N

r

rk

N

WrxWWrx

WrxWrxkX

         

                                    (1.5.13) 

Bởi vì 
2

2

NWW , 
2

2/

22
2

2

N
N

j
N

j

WeeW  nên biểu thức (1.5.13) có thể 

viết lại thành: 

1
2

0

2/

1
2

0

2/ 12.2

N

r

rk

N

k

N

r

rk

N WrxWWrxkX  

Đặt 

1
2

0

2/0 2

N

r

rk

NWrxkX   (X0 tương ứng với r chẵn) 

và 

1
2

0

2/1 12

N

r

rk

NWrxkX    (X1 tương ứng với r lẻ) 

ta có 

X(k)=X0(k)+Wk.X1(k)                                                                  (1.5.14) 
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Có thể thấy ngay X0(k) và X1(k) chính là DFT của N/2 điểm, trong đó 

X0(k) là DFT N/2 điểm của các điểm đánh số chẵn của dãy x(n) ban đầu, còn 

X1(k) là DFT N/2 điểm đánh số lẻ của dãy ban đầu. Mặc dù chỉ số k của dãy 

X(k) chạy qua N giá trị: k=0, 1, ..., N-1 nhưng ta chỉ cần tính X0(k) và X1(k) 

với k chạy từ 0 đến N/2 -1, do X0(k) và X1(k) tuần hoàn với chu kỳ N/2. Sau 

khi hai DFT X0(k) và X1(k) tương ứng được tính, chúng sẽ được kết hợp với 

nhau để tạo ra DFT N điểm là X(k). 

Bây giờ ta có thể sơ bộ tính số phép nhân và cộng cần có cho cách tính 

DFT kiểu này. Ta biết rằng một DFT N điểm nếu tính trực tiếp thì cần N2 phép 

nhân phức và khoảng N2 (chính xác là N(N-1)) phép cộng phức. Sau khi phân 

tách thành 2 DFT N/2 điểm ta cần 2(N/2)2 phép nhân phức và khoảng 2(N/2)2 

phép cộng phức để thực hiện X0(k) và X1(k). Sau đó ta mất thêm N phép nhân 

phức để thực hiện nhân giữa Wk và X1(k) và thêm N phép cộng phức để tính 

X(k) từ X0(k) và Wk.X1(k). Tổng cộng lại ta cần 2N+2(N/2)2=2N+N2/2 phép 

nhân phức và phép cộng phức để tính tất cả các giá trị X(k). Dễ dàng kiểm tra 

lại rằng với N>2 thì 2N+N2/2 sẽ nhỏ hơn N2. Như vậy với N chẵn ta đã chia 

nhỏ DFT N điểm thành 2 DFT N/2 điểm với số phép tính và thời gian tính nhỏ 

hơn. Với N/2 là một số chẵn thì lại hoàn toàn tương tự, ta lại có thể chia DFT 

N/2 điểm thành các DFT N/4 điểm. Nếu số N có dạng N=2M thì ta có thể chia 

đôi như vậy M lần, cho đến khi số điểm tính DFT là bằng 2. Do việc liên tục 

chia 2 nên người ta còn gọi FFT cơ số 2 để phân biệt FFT cơ số 4 nếu N=4M. 

Cụ thể X0(k) có thể lại được tách như sau: 

1
2

0

2/

1
2

0

2/0 2

N

r

rk

N

N

r

rk

N WrgWrxkX  

tương tự như trước, ta đặt l=2r để tách g(r) thành hai dãy chẵn lẻ 

kXWk

WrgWWlg

WlgWlgkX

k

N

N

l

lk

N

k

N

N

l

lk

N

N

l

kl

N

N

l

lk

N

012/

1
4

0

4/2/

1
4

0

4/

1
4

0

12

2/

1
4

0

2

2/0

.

12.2

122

00X         

          

Như vậy X0(k) lại được tách thành 2 DFT là X00(k) và X01(k). Với 

X00(k) là DFT của dãy g(r) có chỉ số chẵn và X01(k) là DFT của dãy g(r) có chỉ 

số lẻ. Công việc được làm hoàn toàn tương tự cho X1(k). 
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Cuối cùng việc phân tách như vậy dẫn đến các DFT 2 điểm, khi đó các 

hệ số W thực sự mang giá trị đặc biệt là 1 và -1 nên trong thực tế không phải 

làm phép nhân nữa và việc phân chia cũng dừng lại ở đây. 

Với N=2M, số lần phân chia là M lần. Số phép tính nhân và cộng phức 

cần thực hiện sau M=log2N phân chia có thể tính như sau: tương ứng với mỗi 

lần phân chia ta cần N phép nhân phức để nhân các kết quả của DFT của tầng 

trước với hệ số W tương ứng và N phép cộng phức để nhóm kết quả lại với 

nhau. Tổng cộng lại, ta chỉ cần N.log2N phép nhân phức và Nlog2N phép cộng 

phức để thực hiện FFT. 

1.5.2.2. Thuật toán FFT cơ số 2 phân chia theo tần số 

Nguyên tắc chung 

ở trên chúng ta đã trình bày thuật toán FFT dựa trên việc phân chia nhỏ 

dãy vào x(n) để phân tách việc tính DFT N điểm thành các DFT nhỏ hơn. 

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét thuật toán FFT dựa trên việc phân tách 

dãy ra X(k) thành các dãy nhỏ hơn theo cùng một cách phân tách dãy x(n). Do 

chỉ số k của dãy X(k) gắn liền với thang tần số nên các thuật toán này được 

gọi là các thuật toán FFT phân chia theo tần số. 

Với giả thiết N=2M, ta có thể chia dãy vào thành hai nửa, một nửa chứa 

N/2 mẫu đầu, x(n) với n=0, 1, ..., N/2 -1, nửa sau chưa N/2 mẫu còn lại, ta có: 

1

2

1
2

0

N

N
n

kn

N

N

n

kn

N WnxWnxkX  

hoặc 

1
2

0

2

1
2

0 2
.

N

n

kn

N

k
N

N

n

kn

N W
N

nxWWnxkX  

Với 12/N

NW  và kết hợp tổng lại ta có: 

1
2

0 2
1

N

n

kn

N

k
W

N
nxnxkX  

xét k=2r (k chẵn) và k=2r+1 (k lẻ) ta nhận được X(2r) và X(2r+1) tương 

ứng với dãy ra chỉ số chẵn và dãy ra chỉ số lẻ: 
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1
2

0

2

1
2

0

2

2
12

2
2

N

n

rn

N

n

N

N

n

rn

N

WW
N

nxnxrX

W
N

nxnxrX

   với r=0, 1, ..., (N/2-1) 

Do rn

N

rn

N WW 2/

2  nên ta có thể thấy ngay X(2r) chính là DFT N/2 điểm 

của dãy g(n)=x(n)+x(n+N/2); g(n) là tổng của nửa đầu của dãy x(n) với nửa 

sau dãy x(n). Còn X(2r+1) là DFT N/2 điểm của tích W với dãy h(n)=x(n)-

x(n+N/2); h(n) là hiệu của nửa đầu dãy x(n)  với nửa sau của dãy x(n). Như 

vậy DFT N điểm của dãy x(n) có thể được tính như sau: 

Trước hết tạo ra hai dãy h(n) và g(n), sau đó thực hiện W.h(n). Cuối 

cùng thực hiện DFT của hai dãy này, ta sẽ có các điểm ra X(k) chỉ số chẵn và 

X(k) chỉ số lẻ. 

Với mỗi DFT N/2 điểm ta lại tiến hành hoàn toàn tương tự  như đã làm 

ở trên để tách mỗi DFT N/2 điểm thành 2 DFT N/4 điểm. Cứ thế cho đến khi 

DFT cuối cùng là các DFT hai điểm. Qua quá trình như vậy tại mỗi lần phân 

tách, ta cần N/2 phép nhân và tất cả có M=log2N lần phân tách. Số phép nhân 

tổng cộng là N
N

2log
2

, bằng với phép nhân trong cách tính theo phương pháp 

phân chia theo thời gian, số phép cộng cũng như vậy.     
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Chương 2 : 

ước lượng tuyến tính và các bộ lọc tuyến 

tính tối ưu 

2.1. biểu diễn quá trình ngẫu nhiên ổn định  

Trong phần này chúng ta minh họa một quá trình ngẫu nhiên ổn định 

với độ nhạy cao có thể biểu diễn như đầu ra của một hệ thống tuyến tính nhân 

quả và hệ thống tuyến tính khả đảo nhân quả bị tác động bởi nhiễu trắng. Điều 

kiện hệ thống khả đảo cũng cho phép biểu diễn quá trình ngẫu nhiên ổn định 

độ nhạy cao bằng đầu ra của hệ thống ngược, nó là một quá trình nhiễu trắng. 

Xét quá trình ổn định độ nhạy cao x(n) với chuỗi tự tương quan xx(m) 

và mật độ phổ công suất xx f , f
2

1
. Biến đổi z của chuỗi tự tương quan 

xx(m) là: 

                  m

m

xxxx zmz )(                                                               (2.1.1) 

từ công thức chúng ta đạt được mật độ phổ công suất xx(z), xét trong vòng 

tròn đơn vị (bằng việc thay thế z=exp fj2 ). 

Bây giờ, giả sử log xx(z) được phân tích (xử lý đạo hàm của tất cả các 

bậc) trong miền vành khuyên của mặt phẳng z có chứa vòng tròn đơn vị 

(r1< Z < r2, trong đó r1< 1 và r2>1). Như vậy, log xx(z) có thể khai triển thành 

chuỗi Laruent theo công thức 

           log xx(z) =
m

mzmv )(                                                      (2.1.2) 

ở đây, v(m) là những hệ số trong chỗi mở rộng. Chúng ta có thể quan niệm 

v(m) như là chuỗi biến đổi Z, V(z) = log xx(z). Chúng ta có thể tính log xx(z) 

trên vòng tròn đơn vị 

log xx f  = fmj

m

emv 2)(                                                   (2.1.3) 

 Vì vậy, v(m) là những hệ số Fourier trong chuỗi Fourier mở rộng của 

hàm tuần hoàn log xx f . Do đó 
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v(m) = dfef fmj

xx

22

1

2

1 log                      m= 0, ,...1               (2.1.4) 

 Chúng ta quan sát thấy v(m)= v(-m), khi fxx  là thực và là hàm chẵn 

của f . 

           Từ (2.1.2) ở trên ta có 

                   
1

explog
m

m

xx zmvz                              (2.1.5) 

                         = 12 zHzHw  

ở đây, bằng cách định nghĩa 2

w  = exp[v(0)] và  

 H(z) = exp 
1

)(
m

mzmv              z > r1                                         (2.1.6) 

Nếu (2.1.5) được tính trên vòng tròn đơn vị, chúng ta có mật độ phổ là: 

                  xx f  = 
22 fHw                                                                                                                  (2.1.7) 

           Chú ý rằng 

              log xx f  = log 2

w  + log H f  + log H f*  

                      = fmj

m

emv 2)(  

           Từ định nghĩa H(z) trong công thức (2.1.6), nó được hiểu rằng là một 

phần nhân quả của chuỗi Fourier trong (2.1.3) được kết hợp với H(z) và một 

phần khác được kết hợp với H(z-1).  

Bộ lọc với hàm hệ thống được đưa ra bởi (2.1.6) được xét trong miền 

11rz , do đó trong miền này nó là chuỗi Taylor mở rộng như một hệ thống 

nhân quả có dạng: 

                   H(z) = 
0

)(
m

nznh                                                                     (2.1.8) 

           Đầu ra của bộ lọc này hướng tới chuỗi đầu vào nhiễu trắng nw  với 

mật độ phổ công suất 2

w  là quá trình ngẫu nhiên ổn định x(n), với mật độ phổ 

đầu vào xx f  có thể biến đổi thành quá trình nhiễu trắng bằng cách đưa x(n) 

qua bộ lọc tuyến tính với hàm hệ thống 1/H(z). Chúng ta gọi bộ lọc này là bộ 

lọc nhiễu trắng. ở đầu ra, nw  được gọi là quá trình biến đổi. Kết hợp với quá 

trình ngẫu nhiên ổn định x(n). Hai mối quan hệ này được chứng minh trong 

hình (2.1). 
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Kết quả của quá trình ngẫu nhiên ổn định x(n) khi đầu ra của bộ lọc IIR 

với hàm hệ thống H(z) đưa ra bởi (2.1.8) và kích thích bởi chuỗi nhiễu trắng 

nw  được gọi là biểu diễn Wold. 

 

Hình 2.1: (a) Bộ lọc sinh ra quá trình ngẫu nhiên x(n) từ chuỗi nhiễu 

trắng 

                  (b) Bộ lọc ngược 

2.1.1 Công suất phổ tỉ lệ 

Bây giờ, chúng ta xét trường hợp mật độ phổ công suất của quá trình 

ngẫu nhiên ổn định x(n) là hàm hữu tỉ, được biểu diễn 

xx f  =
)(

)()(
1

1
2

zAzA

zBzB
w                    r1< z <r2                                  (2.1.9) 

ở đây đa thức A(z) và B(z) có nghiệm, nghiệm này nằm trong vòng tròn đơn vị 

trong mặt phẳng z. Bộ lọc tuyến tính H(z) sinh ra quá trình ngẫu nhiên x(n) từ 

chuỗi nhiễu trắng nw  cũng là hữu tỉ và được biểu diễn 

H(z)= 
k

k

k

k

za

zb

zA

zB

1

                   z > r1                               (2.1.10) 

ở đây bk và ak là những hệ số bộ lọc, nó xác định vị trí của các điểm không và 

điểm các cực tách biệt của H(z). Do đó H(z) là nhân quả, ổn định và pha tối 

thiểu. Nghịch đảo 1/H(z) cũng là nhân quả, ổn định và là hệ thống tuyến tính 

(a) 

Bộ lọc tuyến tính 
nhân quả   

H(z) 

Bộ lọc tuyến tính 
nhân quả    

1/H(z) 

x(n
) 

nw  

Nhiễu trắng 

(b) 

x(n)= )()(
0

knwkh
k

  

Nhiễu trắng 

nw  
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pha tối thiểu. Do vậy, quá trình ngẫu nhiên x(n) là kết quả duy nhất về đặc 

tính đã thống kê của quá trình biến đổi nw  và ngược lại. 

Để hệ thống tuyến tính cùng với hàm của hệ thống ngẫu nhiên H(z) 

được đưa ra bởi (2.1.10), đầu ra x(n) có quan hệ với đầu vào nw  bằng các 

phương trình sai phân 

knbknxanx kk )(                                                 (2.1.11) 

Chúng ta sẽ phân biệt trong 3 trường hợp cụ thể: 

*Quá trình tự hồi qui (AR): b 0 =1, b k = 0, k> 0 

Trong trường hợp này, bộ lọc tuyến tính H(z) = 1/A(z) là bộ lọc toàn 

điểm cực và phương trình sai phân cho mối quan hệ đầu vào_đầu ra là 

)()()( nknxanx k                                                         (2.1.12) 

bộ lọc nhiễu trắng tạo ra quá trình biến đổi  là bộ lọc toàn điểm không. 

*Quá trình dịch chuyển trung bình(MA) : a k =0, k 1 

Trong trường hợp này bộ lọc tuyến tính H(z)= B(z) là bộ lọc toàn điểm 

không và phương trình sai phân cho mối quan hệ đầu vào_đầu ra là 

knbnx
a

k

k

0

                                                              (2.1.13) 

Bộ lọc nhiễu trắng cho quá trình MA là bộ lọc toàn điểm cực. 

*Quá trình dịch chuyển trung bình tự hồi qui (ARMA) 

Trong trường hợp này bộ lọc tuyến tính H(z)=B(z)/A(z) có hữu hạn cả 

điểm cực và điểm không trong mặt phẳng z và tương ứng với phương trình 

khác đưa ra bởi (2.1.11). Hệ thống ngược tạo ra quá trình biến đổi từ x(n) 

cũng là hệ thống điểm không - điểm cực của công thức 

1/H(z)= A(z)/B(z) 

 

2.1.2. Mối quan hệ giữa các thông số bộ lọc và chuỗi tự tương quan  

Khi mật độ phổ công suất của quá trình ngẫu nhiên ổn định là hàm hữu 

tỷ, tồn tại mối quan hệ cơ bản giữa chuỗi tự tương quan y xx (m) và thông số ak, 

bk của bộ lọc tuyến tính H(z), bộ lọc được tạo ra bởi quá trình lọc chuỗi nhiễu 
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trắng w n . Mối quan hệ này có thể đạt được bằng cách nhân phương trình sai 

phân trong (2.1.11) với mnx* , ta được kết quả mong muốn ở hai vế của 

phương trình. Do đó chúng ta có: 

mnxknxEamnxnxE
p

k

k *)(*
1  

+ mnxknEb
q

k

k *)(
0

                            (2.1.14) 

Vì vậy 

kmybkmyamy wx

q

k

kxx

p

k

kxx

01

                                      (2.1.15) 

ở đây mwxy  là chuỗi tương quan chéo giữa nw  và nx  

Tương quan chéo mywx  có quan hệ với đáp ứng xung của bộ lọc. Đó 

là, 

      mnwnxEmywx *  

                 = mnwknkhE *                                        (2.1.16) 

                 = mhw

2  

trong đó, ở bước trước, chúng ta sử dụng chuỗi nw  là trắng. Do đó 

0

0

,

,0

2 m

m

mh
mY

w

wx                                                              (2.1.17) 

Bằng cách kết hợp (2.1.17) với (2.1.14) chúng ta đạt được mối quan hệ 

mong muốn 

)(my xx = 

0

0

,

,)(

,

*

1 0

2

1

m

qm

qm

my

bkhkmya

kmya

xx

p

k

mq

k

mkxxk

p

k

xxk

          (2.1.18) 

          

Kết quả này là mối quan hệ không tuyến tính giữa )(my xx  và thông số ak 

và bk. 
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 Mối quan hệ trong (2.1.18) thông thường dùng trong quá trình ARMA. 

Đối với quá trình AR (2.1.18) đơn giản hơn:  

)(my xx = 

0

0

0

,

,)(

,

*

1

2

1

'

m

m

m

my

kmya

kmya

xx

p

k

xxk

p

k

xxk

                               (2.1.19) 

 Do đó chúng ta có mối quan hệ tuyến tính giữa myxx  và thông số ak. 

Phương trình này được gọi là phương trình Yule_Walker và có thể biểu diễn 

trong ma trận 

021

1101

210

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

ypypypy

pyyyy

pyyyy









0

0

0

1 2

2

1



pa

a

a

              (2.1.20) 

Ma trận tương quan là Toeplitz và do đó nó có thể được đảo ngược bằng 

cách dùng các thuật toán được miêu tả trong phần 2.3. 

Cuối cùng, bằng cách đặt ak= 0, 1 pk  và h(k) = bk, 0 qk , trong 

(2.1.18), chúng ta đạt được mối quan hệ cho chuỗi tự tương quan trong trường 

hợp của quá trình MA, cụ thể là, 

 

0)(

00

0

*

0

2
'

mmy

m

qmbb

my

xx

q

k
mkk

xx                                              (2.1.21) 

2.2  ước lượng tuyến tính tiến và lùi 

Ước lượng tuyến tính là đề tài quan trọng trong xử lý tín hiệu số ước 

lượng có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong phần này chúng ta xem xét 

vấn đề giá trị ước lượng tuyến tính của quá trình ngẫu nhiên ổn định tiến hoặc 

lùi về mặt thời gian. Biến đổi công thức dẫn tới cấu trúc bộ lọc lưới và một vài 

vấn đề liên quan tới tham số của các mẫu tín hiệu. 
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2.2.1 Ước lượng tuyến tính tiến 

Hãy bắt đầu với vấn đề ước lượng giá trị trước của quá trình ngẫu nhiên 

ổn định từ các giá trị nhận được trước đó. Đặc biệt, chúng ta xét ước lượng 

tuyến tính một bước, thực hiện ước lượng giá trị x(n) bằng tổ hợp tuyến tính có 

trọng số của giá trị cũ x(n-1), x(n-2) ... x(n-p). Do đó giá trị ước lượng tuyến 

tính của x(n) là 

p

k

p knxkanx
1

                                                         (2.2.1) 

ở đây, -ap(k) đại diện cho trọng số trong tổ hợp tuyến tính. Trọng số này được 

gọi là hệ số ước lượng của ước lượng tuyến tính tiến một bước của bậc p. Dấu 

âm trong định nghĩa x(n) để phù hợp trong toán học và thuận tiện trong thực 

hiện. 

 Sự chênh lệch giữa giá trị x(n) và giá trị ước lượng x (n) được gọi là lỗi 

ước lượng tiến, được biểu diễn như nf p  

         nf p  = x(n) - x (n) 

  = x(n) + knxka
p

k

p

1

                                              (2.2.2) 

Chúng ta xem ước lượng tuyến tính tương đương tới việc lọc tuyến tính, 

ở đây giá trị ước lượng là tạp nhiễu trong bộ lọc tuyến tính như trong hình 

(2.2). Đây được gọi bộ lọc ước lượng lỗi với chuỗi đầu vào x(n) và chuỗi đầu 

ra nf p . Sơ đồ thực hiện cho bộ lọc ước lượng lỗi thể hiện trong hình (2.3). Sơ 

đồ thực hiện này là bộ lọc FIR dạng trực tiếp. Với hàm của hệ thống. 

k
p

k

pp zkazA
0

)(                                                                        (2.2.3) 

ở đây, định nghĩa 1)0(pa . 

Ta có thể sử dụng dạng sơ đồ khác của bộ lọc lỗi ước lượng, nó có dạng 

cấu trúc hình thang. Miêu tả cấu trúc này và quan hệ của nó tới cấu trúc bộ lọc 

FIR dạng trực tiếp. Hãy bắt đầu với giá trị ước lượng của bậc p=1. Đầu ra của 

bộ lọc là 

1111 nxanxnf                                                                  (2.2.4) 

 Đầu ra này có thể đạt được từ bộ lọc lưới đơn tầng minh hoạ trong (2.4) 

bằng cách kích thích cả hai đầu vào bởi (2.2.4) và lấy đầu ra trên nhánh trên. 
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Vì vậy đầu ra chính xác theo công thức (2.2.4) nếu chúng ta chọn K 111 a . 

Thông số K1 trong bộ lọc lưới gọi là hệ số phản xạ. 

 

Hình 2.2 : Ước lượng tuyến tính tiến 

 

 

Hình 2.3 : Bộ lọc ước lượng lỗi 

 

Tiếp theo, xét đến ước lượng của bậc p=2. Trong trường hợp đầu ra của 

bộ lọc FIR dạng trực tiếp là: 

22)1(1 222 nxanxanxnf                                       (2.2.5) 

Bằng cách kết hợp hai tầng lưới như trong hình 2.5. Nó có khả năng đạt 

được giống như đầu ra (2.2.5). Thực vậy, hai đầu ra từ tầng đầu là 

1

1

*

11

11

nxnxKng

nxKnxnf
                                                              (2.2.6) 

Hai đầu ra từ tầng thứ 2 là 

1

1

11

*

22

1212

ngnfKng

nxgKnfnf
                                                          (2.2.7) 

Nếu chúng ta tập trung chú ý vào nf 2  và thay thế nf1  và 11 ng  từ 

(2.2.6) thành (2.2.7). Chúng ta đạt được 

211 *

1212 nxnxKKnxKnxnf                                (2.2.8) 

Ước lượng 
tuyến tính tiến 

1z  

nx  

nx

 

+ 

- 

nf p  

z-1 z-1 z-1 z-1 
 x(n) 

ppa  1ppa  1 ap(1) ap(2) ap(3) 

)(nf p
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        = 21 22

*

11 nxKnxKKKnx  

Bây giờ (2.2.8) giống với đầu ra của bộ lọc FIR dạng trực tiếp đưa ra 

bởi (2.2.5) nếu chúng ta cân bằng các hệ số. Do đó 

a2(2) = K2 ,                                a2(1) = K1 + 2

*

1 KK                          (2.2.9) 

 

 

Hình 2.4 : Bộ lọc lưới đơn tầng 

  

Hình 2.5 : Bộ lọc lưới hai tầng 

 

hoặc tương đương, 

K2 = a2(2)                             K1 = a1(1)                                (2.2.10) 

Bằng cách tiếp tục một quá trình này có thể chứng minh bằng phương 

pháp qui nạp tương đương giữa bộ lọc mẫu trực tiếp FIR loại mth và bộ lọc 

lưới mth hoặc loại m. Bộ lọc lưới nói chung được miêu tả đặt theo sau những 

phương trình  bậc đệ qui:   

   nxngnf 00  

pmngnfKng

pmngKnfnf

mmmm

mmmm

,,2,11

,,2,11

11

*

11




                                  (2.2.11)  

z-1 

K1 

*

1K  

g0(n-1) 

x(n) 

nf0  

g0(n) 

nf1  

g1(n) 

z-1 z-1 

*1K  

K1 

*

2K  

K2 

x(n) 

)(0 nf  )(1 nf  )(2 nf  

)(0 ng  )(1 ng  )(2 ng  
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Sau đó đầu ra của bộ lọc lưới tầng p giống với đầu ra của bộ lọc mẫu 

trực tiếp bậc p. Hình 2.6 minh hoạ bộ lọc lưới tầng p dạng sơ đồ khối như biểu 

diễn trong công thức (2.2.11). 

Kết quả của sự tương đương giữa bộ lọc ước lượng lỗi FIR dạng trực 

tiếp và bộ lọc FIR dạng lưới, đầu ra của bộ lọc lưới tầng p chính xác là 

knxkanf
p

k

pp

0

        ap (0) =1                                     (2.2.12) 

 

 

 

 

Hình 2.6: Bộ lọc lưới tầng-p 

 

Từ (2.2.12) là tổng chập, mối quan hệ biến đổi z là  

F p  (z) = Ap(z) X(z)                                                             (2.2.13) 

hoặc tương đương 

A zp  = 
zF

zF

zX

zF pp

0

                                                  (2.2.14) 

Giá trị trung bình bình phương của lỗi ước lượng tuyến tính tiến nf p  là 

2

nfE p

f

p                                                                                         (2.2.15)      

         = yxx(0) + 2 RE kykaakyka xxp

p

k

pxxp 11)(
1

**  

Tầng 
thứ nhất 

Tầng  
Thứ hai 

Tầng  
pth 

 

 
x(n) 

nf 0  nf1  nf 2  nf p  

ng0  ng1  ng2  ng p  

z-1 

*

mK  

mK  

)(1 nfm  )(nfm  

gm(n) )(1 ngm  
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f

p  là hàm bậc hai của hệ số ước lượng và hàm cực tiểu hướng đến tập hợp của 

những phương trình tuyến tính. 

yxx l  = - klyka xx

p

k

p

1

 ,                          l= 1,2,….,p           (1.2.16) 

Đây được gọi là những phương trình trung bình cho những hệ số ước 

lượng tuyến tính. Cực tiểu trung bình bình phương của ước lượng lỗi là tuyệt 

đối. 

min kykayE xx

p

k

pxx

f

p

f

p

1

0                                        (2.2.17) 

Trong phần tiếp theo chúng ta hướng tới sự phát triển cao hơn về vấn đề 

giá trị ước lượng của chuỗi thời gian trong hướng đối nghịch, khoảng thời gian 

lùi. 

2.2.2 Ước lượng tuyến tính lùi 

Giả sử chúng ta có chuỗi dữ liệu x(n), x(n-1) . . . x(n-p+1) từ quá trình 

ngẫu nhiên ổn định và chúng ta cần ước lượng giá trị x(n-p) của quá trình. 

Trong trường hợp này chúng ta tận dụng ước lượng tuyến tính lùi đơn bước 

của p. Do đó 

knxkbpnx
p

k

p

1

0

                                                            (2.2.18) 

Sự chênh lệch giữa giá trị x(n-p) và giá trị ước lượng pnx  được gọi 

là lỗi ước lượng lùi kí hiệu ng p  

knxkbpnxng
p

k

pp

1

0

 

         = knxkb
p

k

p

0

                                  1pbp                  (2.2.19) 

 Ước lượng tuyến tính lùi có thể thực hiện bằng cấu trúc bộ lọc FIR 

dạng trực tiếp tương tự cấu trúc biểu diễn trong hình (2.2) hoặc cấu trúc lưới. 

Cấu trúc lưới được chỉ ra trong hình (2.6) chỉ ra ước lượng tuyến tính lùi cũng 

đảm bảo tốt như là ước lượng tuyến tính tiến. Chứng minh quan điểm này, hãy 

xét đầu ra của bộ lọc lưới này từ nhánh thấp nhất. Đầu ra này đưa ra:  

1*

11 nxnxKng                                                             (2.2.20) 

Do đó trọng số hệ số ước lượng lùi là b1(0) = *

1K  
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Trong tầng lưới hai trong hình (2.5), đầu ra tầng thứ hai từ nhánh cơ bản 

là 

g2(n) = 111

*

2 ngnfK                                                        (2.2.21) 

Nếu chúng ta thay thế từ (2.2.6) cho nf1  và 11 ng , chúng ta đạt được 

21*

21

*

1

*

22 nxnxKKKnxKng                                   (2.2.22) 

Dó đó, trọng số của các hệ số trong ước lượng tuyến tính lùi là đồng 

nhất tới các hệ số cho ước lượng tuyến tính tiến, nhưng chúng xuất hiện theo 

thứ tự ngược lại. Do đó chúng ta có 

kpakb pp

*                                       k = 0,1, . . . ,p             (2.2.23) 

Trong miền z, tổng chập trong (2.2.19) trở thành 

zXzBzG pp                                                                                                           (2.2.24) 

hoặc tương đương 

zG

zG

zX

zG
zB

pp

p

0

                                                                                                    (2.2.25) 

ở đây zBp  là kết quả hàm hệ thống của bộ lọc FIR với các hệ số kbp . 

Từ đó kbp  = kpa p

* , zGp  có quan hệ tới zAp  như sau 

zBp  = k
p

k

p zkb
0

 

          = k
p

k

p zkpa
0

*  

          = k
p

k

p

p zkaz
0

*

 

  

          = 1* zAz p

p                                                                        (2.2.26) 

Mối quan hệ trong (2.2.26) xác định các điểm không của bộ lọc FIR với 

hàm hệ thống zBp  là nghịch đảo liên hiệp phức của những điểm không của 

zAp . Do đó zBp  được gọi là nhịch đảo hoặc đa thức đảo của zAp . 

Bây giờ chúng ta đã thiết lập mối quan hệ giữa bộ lọc FIR dạng trực 

tiếp FIR và bộ lọc FIR dạng lưới, hãy quay trở lại phương trình lưới đệ qui 

trong (2.2.11) và biến đổi chúng sang miền z. Do vậy chúng ta có 

zXzGzF 00             

,1

1

1 zGzKzFzF mmmm                m = 1, 2, . . . ,p                (2.2.27) 
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zGzzFKzG mmmm 1

1

1

* ,              m = 1, 2, . . . ,p 

Nếu chúng ta chia mỗi phương trình bởi X(z), chúng ta đạt được kết quả 

mong đợi trong công thức 

100 zBzA             

,1

1

1 zBzKzAzA mmmm               m = 1, 2, . . . , p                (2.2.28) 

zBzzAKzB mmmm 1

1

1

* ,             m = 1, 2, . . . , p 

Do đó bộ lọc lưới được miêu tả trong miền z bởi phương trình ma trận 

zB

zA

zK

zK

zB

zA

m

m

m

m

m

m

1

1

1*

11
                                                    (2.2.29) 

Mối quan hệ trong (2.2.28) để zAm  và zBm  cho phép chúng ta đạt được bộ 

lọc FIR dạng trực tiếp hệ số am(k) từ hệ số phản xạ Km. 

Công thức để xác định hệ số bộ lọc ka p  đệ qui có thể dễ dàng nhận ra 

từ mối quan hệ đa thức (2.2.28).Chúng ta có 

Am(z) = Am-1(z) + Kmz-1Bm-1(z)                                                    (2.2.30) 

1
1

0

*

1

1

0

1

0

1 k
m

k

mm

k
m

k

m

k
m

k

m zkmaKzkazka  

Bằng cách tính hệ số của phương trình công suất z-1 và lấy lại am(0)=1 

cho m=1, 2, . . . , p, chúng ta đạt được phương trình đệ qui mong muốn cho hệ 

số bộ lọc trong công thức 

0ma =1 

mm Kma  

  .         . 

  .          . 

  .          . 

kaka mm 1   + kmaK mm

*

1                                    

         = kmamaka mmm

*

11                                                    (2.2.31) 

11 mk                pm ,...,2,1                   

Chuyển đổi công thức từ bộ lọc FIR dạng trực tiếp hệ số ka p  sang hệ 

số phản xạ lưới iK  cũng rất đơn giản. Đối với tầng p chúng ta lập tức đạt được 

hệ số phản xạ paK pp . Để tính 11...KK p , chúng ta cần đa thức zAm  cho 

m=p-1, . . . , 1, từ (2.2.29) chúng ta được 
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21

1 m

mmm

m

K

zBKzA
zA                 1,....,pm              (2.2.32) 

với đa thức đệ qui lùi đơn bước. Nhờ đó, chúng ta tính toán được tất cả đa thức 

bậc thấp zAm  bắt đầu với zAp 1  và được hệ số phản xạ lưới mong muốn từ 

mối quan hệ maK mm . Chúng ta nhận thấy những thủ tục bậc lớn hơn như 

1mK  cho 1,...,2,1 pm . Từ hồi quy giảm bậc cho đa thức, chúng ta dễ dàng 

đạt được công thức cho mối quan hệ giữa cách tính toán theo hồi quy và trực 

tiếp mK , 1,...,1pm . Cho 1,...,1pm  chúng ta có 

21

1 m

mmm

m

mm

K

kbKka
ka

maK

 

          =
2

*

1 ma

kmamaka

m

mmm                                                      (2.2.33) 

phương trình này chỉ ra hồi qui trong phần kiểm tra sự ổn định Schur _ Cohn 

cho đa thức zAm . 

Như ở trên đã chỉ ra, phương trình hồi qui trong (2.2.33) sẽ bị phá vỡ 

nếu bất cứ thông số lưới nào 1mK . Trong trường hợp này đa thức zAm 1  có 

nghiệm nằm trên vòng tròn đơn vị. Như vậy nghiệm có thể được đánh hệ số 

ngoài zAm 1  và quá trình lặp trong (2.2.33) có thể dẫn tới hệ thống có số bậc 

giảm. 

Cuối cùng chúng ta xem xét đến việc giảm đến mức cực tiểu trung bình 

bình phương lỗi trong ước lượng tuyến tính lùi. Lỗi ước lượng tuyến tính lùi là 

knxbpnxng
p

k

pp

1

                                                       (2.2.34) 

và giá trị trung bình bình phương của nó là 
2

ngE p

b

p                                                                              (2.2.35) 

Giá trị tối thiểu của b

p  đối với hệ số ước lượng sinh ra giống như tập 

hợp phương trình tuyến tính trong (2.2.16). Do đó cực tiểu trung bình bình 

phương lỗi là 
f

p

b

p

b

p EEmin                                                                       (2.2.36) 

với phương trình đưa ra bởi (2.2.17) 
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2.2.3 Hệ số phản xạ tối ưu cho ước lượng lưới tiến và lùi 

Trong phần (2.2.1) và (2.2.2) chúng ta hiểu được tập hợp của những 

phương trình tuyến tính, phương trình này cung cấp hệ số ước lượng mà tối 

thiểu hoá giá trị trung bình bình phương của lỗi ước lượng. Trong phần này 

chúng ta xem xét vấn đề của hệ số phản xạ tối ưu trong ước lượng lưới. 

Lỗi ước lượng tiến trong bộ lọc lưới được biểu diễn là 

111 ngKnfnf mmmm                                                    (2.2.37) 

Giá trị tối thiểu của 
2

nfE m  đối với hệ số phản xạ mK  mang lại kết 

quả 

2

1

*

11

1

1

ngE

ngnfE
K

m

mm
m                                                        (2.2.38) 

hoặc tương đương 

b

m

f

m

mm

m

EE

ngnfE
K

11

*

11 )1(
                                                       (2.2.39) 

ở đây  
2

1

2

111 1 nfEngEEE mm

b

m

f

m  

Chúng ta quan sát lựa chọn tối ưu của các hệ số phản xạ trong ước 

lượng lưới là âm của hệ số tương quan chéo giữa lỗi tiến và lùi trong bộ lọc. 

Vì vậy nó thể hiện từ (2.2.38) mà 1mK , theo sau đó giá trị trung bình bình 

phương cực tiểu của lỗi ước lượng, lỗi mà có thể biểu diễn bằng đệ qui 

 

f

mm

f

m EKE 1

2
1                                                                       (2.2.40) 

là chuỗi giảm bớt tính đơn điệu 

2.2.4 Mối quan hệ của quá trình AR tới ước lượng tuyến tính 

Hệ số của quá trình AR(p) có quan hệ mật thiết tới ước lượng bậc p cho 

quá trình tương đương. Xét mối quan hệ này, chúng ta có quá trình AR(p), 

chuỗi tương quan myxx  có mối quan hệ tới hệ số ka bởi phương trình Yule _ 

Walker đưa ra trong (2.1.19) hoặc (2.1.20). Các phương trình tương đương cho 

ước lượng bậc p được đưa ra bởi (2.2.16) và (2.2.17). 

So sánh trực tiếp hai tập hợp của mối quan hệ này chúng ta có mối quan 

hệ tương ứng tỉ lệ một – một giữa hệ số ka  của quá trình AR(p) và hệ số ước 
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lượng ka p  của ước lượng bậc thứ p. Trong thực tế, nếu sau quá trình x(n) là 

AR(p), hệ số ước lượng của ước lượng bậc thứ p sẽ đồng nhất tới 2

w , phương 

sai của quá trình nhiễu trắng. Trong trường hợp này, bộ lọc ước lượng lỗi là bộ 

lọc nhiễu trắng, bộ lọc mà sinh ra chuỗi nhiễu trắng nw  

2.3 GiảI các phương trình chuẩn tắc 

Trong phần trước chúng ta có được tối thiểu hoá giá trị trung bình bình 

phương của kết quả lỗi ước lượng tiến trong tập hợp phương trình tuyến tính 

cho hệ số ước lượng đưa ra bởi (2.2.16), phương trình này gọi là phương trình 

chuẩn tắc, có thể biểu diễn rõ ràng trong công thức: 

,0
0

klyka xx

p

k

p              .,...,2,1 pl         10pa              (2.3.1) 

Kết quả tối thiểu MSE (MMSE) đưa ra bởi (2.1.17). Nếu chúng ta có 

thêm yếu tố (2.2.17) tới phương trình chuẩn tắc đưa ra bởi (2.3.1), chúng ta 

đạt được tập hợp của phương trình chuẩn tắc gia tố, phương trình này có thể 

biểu diễn là 

pl

lE
klyka

f

p

xx

p

k

p
,...,2,10

0

0

                                        (2.3.2) 

Chúng ta cũng chú ý rằng nếu xử lý ngẫu nhiên là xử lý AR(p) thì 

MMSE là 2

w

f

pE  

Trong phần này chúng ta miêu tả hai thuật toán tính toán hiệu quả cho 

cách giải phương trình chuẩn tắc. Thuật toán thứ nhất, có nguồn gốc từ 

Levinson _ Durbin. Thuật toán này phù hợp cho xử lý chuỗi và có tính toán 

phức tạp của 0(p2). Thuật toán thứ hai, có nguồn gốc từ Schur (1917) cũng tính 

toán hệ số phản xạ trong 0(p2) nhưng với xử lý song song việc tính toán có thể 

thực hiện được trong thời gian 0(p). Khai thác cả hai thuật toán Toeplits vốn 

có tính chất đối xứng trong ma trận tương quan. Chúng ta hãy bắt đầu miêu tả 

thuật toán levinson _ Durbin. 
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2.3.1 Thật toán Levinson _ Durbin  

Thuật toán levinson _ Durbin là thuật toán tính toán hiệu quả cho kết 

quả phương trình chuẩn tắc trong (2.3.1) cho hệ số ước lượng. Khai thác thuật 

toán cho đặc tính đối xứng trong ma trận tương quan 

021

)2(01

110
*

**

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

p

ypypy

pyyy

pyyy









                                (2.3.3) 

Chú ý rằng jiij pp , cho nên ma trận tương quan là ma trận 

Toeplitz. Do đó ijij pp ,* , ma trận cũng là ma trận Hermitian. 

Chìa khoá để giải đáp cho phương pháp Levinson _ Durbin, phương 

pháp mà khai thác được tính chất Toeplitz của ma trận là xuất phát từ đệ qui. 

Bắt đầu với ước lượng của loại m=1 (hệ số 1) và tăng bậc đệ qui lên, sử dụng 

kết quả của bậc thấp để đạt được kết quả của bậc tiếp theo. Do đó kết quả ước 

lượng bậc đầu tiên đạt được bởi kết quả (2.3.1) là 

0

1
11

xx

xx

y

y
a                                                                           (2.3.4) 

và kết quả MMSE là 

110 11 xxxx

f yayE  

      = 
2

1 110 ayxx                                                                      (2.3.5) 

Chú ý 11 1 Ka , là hệ số phản xạ đầu tiên của bộ lọc lưới 

Bước tiếp theo là kết quả cho hệ số 12a  và 22a  của ước lượng loại hai 

và biểu diễn kết quả trong giới hạn của 11a . Hai phương trình đạt được từ 

(2.3.1) là 

  11201 *

22 xxxxxx yyaya   

20211 22 xxxxxx yyaya                                                        (2.3.6) 

Bằng cách sử dụng kết quả trong (2.3.4) rút gọn 1xxy , chúng ta đạt 

được kết quả 

2

1

1

2

110

112
2

ay

yay
a

xx

xxxx  

        = 
f

xxxx

E

yay

1

1 112
                                                             (2.3.7) 
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1211 *

1212 aaaa  

Do đó chúng ta đạt được hệ số của ước lượng bậc hai. Lại lần nữa chúng 

ta chú ý rằng 22 2 Ka , là hệ số phản xạ thứ hai trong bộ lọc lưới. 

Tiếp tục thực hiện, chúng ta có thể đạt được hệ số của bậc thứ m trong 

giới hạn của hệ số ước lượng bậc (m-1). Do đó chúng ta có thể viết hệ số 

vector am như tổng của hai vector, cụ thể là 

m

mm

m

m

m

m

K

da

ma

a

a

a


11

0

2

1

                                                          (2.3.8) 

ở đây 1ma  là hệ số ước lượng vector của ước lượng bậc (m-1), vector 1md  và 

giá trị vô hướng mK  đã được xác định. Hệ số nm  của ma trận tương quan xx  

là 

01

*

11

xx

bt

m

b

mm

m
yy

y
                                                                  (2.3.9) 

ở đây 
tb

mxxxxxx

bt

m yymymyy 11 121   dấu hoa thị *  biểu thị 

hàm liên hợp phức và t

my  biểu thị sự hoán vị của my . Chữ b ở bên trên 1my  biểu 

thị vector 1211 myyyy xxxxxx

t

m   với thành phần lấy trong bậc đảo 

ngược. 

Kết quả phương trình mmm ya  có thể biểu diễn như 

my

y

K

da

yy

y

xx

m

m

mm

xx

bt

m

mm 111

1

*

11

00
                              (2.3.10) 

đây là chìa khoá cho thuật toán Levinson _ Durbin. từ (2.3.10) chúng 

ta đạt được hai phương trình 

1

*

1111

'

1 m

b

mmmmmm yyKda                                              (2.3.11) 

myyKdyay xxxxmm

bt

mm

bt

m 01111                                       (2.3.12) 

Do đó 111 mmm yar , (2.3.11) sinh ra kết quả 

*

1

1

11

b

mmmm yrKd                                                                (2.3.13) 

Nhưng *

1

b

my  chỉ là 1my  với các thành phần lấy trong bậc đảo ngược và 

liên hợp phức. Bởi vậy, kết quả trong (2.5.13) đơn giản là 
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1

2

1

*

1

*

1

*

1

*

11

m

m

m

m

b

mmm

a

ma

ma

KaKd


                                           (2.3.14) 

Phương trình vô hướng (2.3.12) hiện tại có thể dùng để giải Km. Nếu rút 

gọn dm-1 trong (2.3.12) bằng cách dùng (2.3.14) ta được 

myayayyK xxm

bt

m

b

m

bt

mxxm 11

*

110  

do đó 

*

11

11

0 b

m

bt

mxx

m

bt

mxx

m
ayy

aymy
K                                                         (2.3.15) 

Vì vậy, bằng cách thay thế kết quả trong (2.3.14) và (2.3.15) thành 

(2.3.8), chúng ta đạt được yêu cầu đệ qui cho hệ số ước lượng trong thuật toán 

Levinson _ Durbin là 

 
f

m

m

bt

mxx

b

m

bt

mxx

m

bt

mxx

mm
E

aymy

ayy

aymy
Kma 11

*

11

11

0
                     (2.3.16) 

kmaKkaka mmmm

*

11
 

    kmaaka mmm

*

11                                                       (2.3.17) 

pm

mk

,...,2,1

1,...,2,1
 

Lưu ý, mối quan hệ đệ qui trong (2.3.17) là đồng nhất với mối quan hệ 

đệ qui trong (2.2.31) cho hệ số ước lượng, hệ số mà đạt được từ đa thức zAm  

và zBm . Hơn nữa, mK  là hệ số phản xạ trong bậc thứ m của ước lượng lưới. 

Sự triển khai này chứng minh rõ ràng rằng thuật toán Levinson_ Durbin sinh 

ra hệ số phản xạ cho ước lượng lưới tối ưu như sự ước lượng FIR dạng trực 

tiếp. 

Cuối cùng, hãy xác định biểu thức cho MMSE ước lượng bậc thứ  m, 

chúng ta có: 

kykayE
m

k

xxmxx

f

m

1

0  

      = kykmamakay
m

k

xxmmmxx

1

*

110                     (2.3.18) 

      = 
2

1

2

1 11 m

f

mm

f

m KEmaE ,           pm ,....,2,1  
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ở đây 00 xx

f yE . Vì vậy những hệ số phản xạ phù hợp với thuộc tính 

mà 1mK , MMSE cho chuỗi của ước lượng thoả mãn điều kiện 

f

p

fff EEEE ....210                                                          (2.3.19) 

Kết luận này bắt nguồn từ thuật toán Levinson _ Durbin kết quả phương 

trình tuyến tính mmm ya  (m=0,1,…, p). Chúng ta quan sát phương trình 

tuyến tính có thuộc tính đặc biệt là vector ở phía bên phải xuất hiện như một 

vector trong m . Trong các trường hợp thông thường khác vector phía bên phải 

là một vài vector khác, gọi là Cm, tập hợp phương trình tuyến tính có thể giải 

hồi qui bằng cách tạo phương trình đệ qui thứ hai tới kết quả phương trình 

tuyến tính chung mmm Cb . Kết qủa là thuật toán Levinson _ Durbin tổng 

quát. 

đệ qui Levinson _ Durbin đưa ra bởi (2.3.17) yêu cầu O(m) tăng lên và 

thêm vào từ tầng m tới tầng (m+1). Vì vậy, để cho tầng p, sẽ phải tính qua các 

bậc 1+2+3+….+p = (p+1)/2 hoặc thuật toán O(p2) giải hệ số bộ lọc ước lượng 

hoặc hệ số phản xạ, so sánh với thuật toán O(p3) nếu chúng không khai thác 

tính chất Toeplitz của ma trận tương quan. 

Nếu thuật toán levinson _ Durbin được thực hiện trên chuỗi nối tiếp 

hoặc bộ xử lý tín hiệu nối tiếp, đòi hỏi thời gian tính toán trên bậc của O(p2) 

đơn vị thời gian. Theo hướng khác, nếu quá trình xử lý được thực hiện song 

song sử dụng bằng nhiều bộ xử lý cần thiết khai thác hết sự tương đương trong 

thật toán, phép nhân cũng như là phép cộng khi yêu cầu tính (2.3.17). Vì thế, 

tính toán có thể thực hiện trong O(p) đơn vị thời gian. Tuy nhiên việc tính toán 

trong (2.3.16) cho hệ số phản xạ tốn thêm thời gian. Dĩ nhiên, tích vô hướng 

này bao gồm vector am-1 và b

my 1  có thể tính toán đồng thời bởi việc xử lý song 

song. Tuy nhiên phép cộng này không thể làm đồng thời nhưng thay vào đó, 

yêu cầu O(log p) đơn vị thời gian. Do đó các tính toán trong thuật toán 

Levinson _ Durbin, khi thực hiện bằng p bộ xử lý song song có thể hoàn thành 

trong thời gian O(p log p). 

2.3.2. Thuật toán Schur 

Thuật toán Schur được liên hệ với việc kiểm tra đệ quy cho xác định 

phân tích dương của ma trận tương quan. Cụ thể hãy xem xét ma trận tương 
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đương 1p  liên kết thêm với phương trình chuẩn tắc đưa ra bởi (2.3.2). Từ các 

thành phần của ma trận này chúng ta tạo hàm: 

p

xxxxxx

p

xxxxxx

ZpYZYY

ZpYZYZY
zR

.....10

.....2.1
1

21

0                              (2.3.20) 

Và chuỗi của hàm R m z  được định nghĩa đệ quy là: 

R zm
zRRZ

RzR

mm

mm

..1 11
1

11                  m= 1, 2,…                  (2.3.21) 

Phát biểu định lý Schur’s, điều kiện cần và đủ của định lý cho ma trận 

tương quan xác định dương là 1mR  cho m= 1,2,…,p 

Hãy chứng minh rằng điều kiện cho xác định dương của ma trận tự 

tương quan 1p  là tương đương với điều kiện hệ số phản xạ trong bộ lọc lưới 

tương đương thoả mãn điều kiện mK <1, m=1,2,…,p. 

Đầu tiên chúng ta chú ý rằng R 00 . Sau đó từ (2.3.21) chúng ta có  

R
p

xxxxxx

p

xxxxxx

ZpYZYY

ZpYZYY
z

.....10

.....21
1

11

1                                       (2.3.22) 

Do đó R
0

1
1

xx

xx

Y
Y  ta được R 11 K  

Thứ hai, ta tính toán R z2  phụ thuộc vào (2.3.21) và đánh giá kết quả 

tại Z= . Do đó ta được  

R
2

1

1

2

1.0

12

KY

YKY

xx

xxxx  

Mặt khác, ta lại có R .22 K . Bằng cách tiếp tục khai triển, chúng ta 

tìm thấy R mm K  cho m= 1,2,…,p. Dó đó điều kiện 1mR  cho 

m=1,2,…,p là đồng nhất với điều kiện 1mK  cho m= 1,2,…,p và đảm bảo 

định nghĩa rõ ràng của ma trận tương đương 1p . 

Do hệ số phản xạ có thể tính được từ chuỗi của hàm R zm , m=1,2,…p, 

chúng ta có cách khác để tìm lời giải cho phương trình chính tắc. Chúng ta gọi 

cách này là thuật toán Schur. 

Thuật toán Schur: đầu tiên hãy viết lại R zm   

R
zQ

zP
z

m

m

m                             m= 1,2,…p                             (2.3.23) 
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ở đây:          P p

xxxxxx ZpYZYZYz ...21 21

0   

        Q p

xxxxxx ZpYZYYz ...10 1

0                                  (2.3.24) 

Do đó: K0 = 0 và mm RK  cho m= 1,2,…p, phương trình đệ quy 

(2.3.21) đưa đến những phương trình đệ quy tiếp theo cho những đa thức 

P zm  và Q zm  

11
1

11

ZZK

K

zQ

zP

m

m

m

m

zQ

zP

m

m

1

1 , m= 1,2,…,p                       (2.3.25) 

Do đó chúng ta có:  

P p

xxxxxx ZpYZYZYzPz ...21 21

01  

Q p

xxxxxx ZpYZYZYzQZz 1...10 21

0

1

1  

và 

K
0

1

1

1
1

xx

xx

z
Y

Y

zQ

zP
 

Tiếp theo hệ số phản xạ K 2 tính được bởi việc xác định P2(z) và Q2(z) từ 

(2.3.25), chia P2(z) bởi Q2(z) và đánh giá kết quả tại z= . Vì vậy chúng ta tìm 

được  

P p

xxxxxxxx ZpYKpYZYKYzQKzP 1...12 1

2

11112  

Q zPKzQZz 111

1

2  

          = p

xxxxxxxx ZpYKpYZYKY 12...10 1

2

1  

Do đó, chúng ta thấy rằng phương trình đệ quy trong (2.3.25) tương 

đương tới (2.3.21). 

Căn cứ vào những mối quan hệ này, thuật toán Schur được miêu tả bởi 

phương trình đệ qui sau 

Bắt đầu Tạo ma trận sinh 12 p  

pyyyy

pyyy
G

xxxxxxxx

xxxxxx





210

210
0                                     (2.3.29) 

ở đây các thành phần của hàng đầu tiên là những hệ số của P0(z) và những 

thành phần của hàng thứ hai là hệ số của Q0(z). 

Bước 1. Dịch hàng thứ hai của ma trận sinh về bên phải 1 vị trí, bỏ 

thành phần cuối của hàng này, thêm số 0 vào vị trí khuyết ở đầu hàng. Do đó 

chúng đạt được ma trận sinh mới 
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1100

210
1

pyyy

pyyy
G

xxxxxx

xxxxxx




                                     (2.3.30) 

(Nghịch đảo) tỷ số của các thành phần trong cột thứ hai sinh ra hệ số 

phản xạ 

011 xxxx yyK  

Bước2. Nhân ma trận sinh với ma trận 2 2 

1

1
*

1

1

1
K

K
V   

ta được 

pyKpyyKy

pyKpyyKy
GV

xxxxxxxx

xxxxxxxx

*

1

*

1

11

11
1.....................100

11200




    (2.3.32) 

Bước 3. Dịch hàng thứ hai của 11VG  một vị trí về bên phải và do đó tạo 

được ma trận sinh mới. 

121000

11200
*

1

*

1

11

2
pyKpyyKy

pyKpyyKy
G

xxxxxxxx

xxxxxxxx




                (2.3.33) 

Tỉ lệ nghịch của các thành phần trong cột thứ ba của G2 sinh ra K2. 

Bước thứ 2 và thứ 3 lặp lại trước khi chúng ta tính mọi hệ số phản xạ p. 

Nhìn chung, ma trận 2 2 trong bước m là 

1

1
*

1

1

K

K
Vm  

và nhân mV  với mG  sinh ra mmGV . Trong bước ba chúng ta dịch hàng thứ hai của 

mmGV  một vị trí về bên phải được ma trận sinh mới Gm+1 

Chúng ta thấy rằng phép toán dịch hàng thứ 2 trong vòng lặp tương 

đương tới việc nhân bởi hoạt động trễ z-1 trong phương trình đệ qui thứ hai 

trong (2.3.25). Chúng ta cũng chú ý rằng phép chia của đa thức Pm(z) bởi đa 

thức Qm(z) và ước lượng thương số tại z =  là tương đương với phép chia các 

thành phần trong cột (m+1) của Gm. Sự tính toán hệ số phản xạ p có thể hoàn 

thành bằng cách dùng xử lý song song trong đơn vị thời gian 0(p). Sau đó 

chúng ta miêu tả kiến trúc đường ống cho việc thực hiện tính toán này. 

Một cách minh họa khác mối quan hệ của thuật toán Schur với thuật 

toán Levinson - Durbin và ước lượng lưới tương ứng là xác định rõ đầu ra của 

bộ lọc lưới đạt được khi chuỗi đầu vào là chuỗi tương quan ,...1,0,mmy xx . 
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Vì đầu vào đầu tiên tới bộ lọc lưới là yxx(0), đầu vào thứ hai là yxx(1), và tương 

tự các đầu vào tiếp theo nynfei xx0....., . Sau khi trễ trong tầng đầu chúng 

ta có 110 nyng xx , do đó cho n=1, tỉ số 0101 00 xxxx yygf  tỉ số này 

là nghịch đảo của hệ số phản xạ K1. Cách khác chúng ta có thể biểu diễn mối 

quan hệ này là 

00101 1110 xxxx yKygKf  

Hơn nữa, f

xx Eyg 00 00 . Tại thời điểm n=2, đầu ra tầng thứ hai, theo  

(2.2.11), 

12122 0101 xxxx yygKff  

và sau một đơn vị của trễ trong tầng thứ hai, chúng ta có 

01011 *

100

*

11 xxxx yyKgfKg  

Bây giờ tỉ số 12 11 gf  là 

2

1

1

*

1

1

1

1 12

10

12

1

2
K

E

yKy

yKy

yKy

g

f
f

xxxx

xxxx

xxxx  

Do đó 012 121 gKf  

          fEg 11 1  

Tiếp tục tính theo cách này, chúng ta thấy rằng tại đầu vào của tầng lưới 

thứ m, tỉ số mmm Kmgmf 111  và f

mm Emg 11 1 . Do đó, hệ số bộ lọc 

lưới đạt được từ thuật toán Levinson là chính xác tới hệ số đạt được trong 

thuật toán Schur. Hơn nữa, cấu trúc bộ lọc lưới cung cấp một cách thức tính 

toán hệ số phản xạ trong ước lượng lưới. 

Kiến trúc đường ống cho việc thực hiện thuật toán Schur. Kung và 

Hu (1983) phát triển bộ xử lý dạng lưới đường ống cho việc thực hiện thuật 

toán Schur. Xử lý bao gồm một giai đoạn của các tầng kiểu lưới p, ở đó mỗi 

tầng gồm hai thành phần xử lý (PEs), PEs trên, bao hàm A1, A2, . . . , pA  và 

PEs dưới bao hàm B1, B2, . . . , B p . Như nhìn trong hình (2.7). PE chỉ rõ A1 

được phân chia nhiệm vụ cho việc thực hiện những phép chia, PEs còn lại thực 

hiện một phép nhân và một phép cộng cho mỗi lần lặp (một chu kỳ đo). 

Ban đầu, PEs trên tải các thành phần của hàng đầu của ma trận sinh ra 

G0, như chứng minh trong hình (2.7). PEs dưới tải các thành phần của hàng 

thứ hai của ma trận sinh ra G0. Việc xử lý tính toán bắt đầu với phép chia PE, 
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A1, phép chia này tính toán được hệ số phản xạ đầu tiên là 011 xxxx yyK . 

Giá trị của K1 được gửi đồng thời tới mọi PEs trong nhánh trên và nhánh dưới. 

 

Hình 2.7 : Xử lý song song đường ống cho tính toán hệ số phản xạ 

Bước thứ hai trong việc tính toán cập nhập nội dung của tất cả phần tử 

xử lý cùng một lúc. Nội dung của PEs thấp và cao được cập nhật như sau: 

PE '1: mmmm BKAAA           m = 2, 3, . . . ,p 

PE '

*

1: mmmm AKBBB             m = 1, 2, . . . ,p 

Bước ba bao gồm dịch nội dung của PEs trên một vị trí về bên trái. Do 

đó chúng ta có 

PE '1: mmm AAA                     m = 2, 3, . . . ,p 

Tại điểm PE này A1 bao gồm 12 *

1 xxxx yKy  trong khi PE B1 bao gồm 

10 *

1 xxxx yKy . Do đó quá trình A1 sẵn sàng bắt đầu qui trình thứ hai bằng 

cách tính toán hệ số phản xạ thứ hai với phép chia A1/B1 được lặp lại trong khi 

mọi hệ số phản xạ p được tính. Chú ý rằng PE B1 cung cấp lỗi trung bình bình 

phương cực tiểu f

mE  cho mỗi bước lặp.  

Nếu d  bao hàm thời gian cho PE A1 thực hiện phép chia (hoàn thành) 

và ma  là thời gian yêu cầu cho việc thực hiện một phép nhân (phức) và phép 

cộng. Thời gian yêu cầu cho việc tính toán mọi hệ số phản xạ p là madp  

cho thuật toán Schur.  

yxx(1) yxx(3) yxx(2) yxx(p-1) yxx(p) 

yxx(0) yxx(1) yxx(2) yxx(p-2) 

mK  

B1 

 

 

A2 Ap-1 A3 Ap 
mK  mK  mK  mK  

 

*

mK  *

mK  *

mK  *

mK  *

mK  

A1 

B2 B3 Bp-1 

)(nf p

 

Bp 

*

mK  

*

mK  
yxx(p-1) 
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2.4 Các Thuộc tính của bộ lọc lỗi ước lượng tuyến                      

tính 

Những bộ lọc ước lượng tuyến tính có nhiều thuộc tính quan trọng mà 

chúng ta sẽ đề cập đến sau đây, ban đầu là với chứng minh rằng bộ lọc lỗi ước 

lượng tiến là pha cực tiểu.  

Thuộc tính pha cực tiểu của bộ lọc lỗi ước lượng tiến.  

Chúng ta đã chứng minh những hệ số phản xạ K1 là những hệ số tương 

quan, và do đó 11K  với mọi i. Điều kiện này và mối quan hệ 

f

mm

f

m EKE 1

2
1  có thể sử dụng để xem những điểm không của bộ lọc lỗi 

ước lượng nằm hoàn toàn bên trong vòng tròn đơn vị hay là chúng ở bên trên 

vòng tròn đơn vị. 

Đầu tiên, chúng ta xét nếu 0f

pE , các điểm không 11z  với mọi i. 

Chứng minh bằng phương pháp qui nạp. Rõ ràng rằng, cho p =1, hàm hệ 

thống cho bộ lọc lỗi ước lượng là 

A1(z) = 1+K1z
-1 

Do đó z1 = -K1 và 01 0

2

11

ff EKE . Bây giờ giả sử rằng giả thiết là 

đúng cho p-1. Sau đó nếu z1 là nghiệm của zAp  chúng ta có từ (2.2.26) và 

(2.2.28) 

11

1

1111 zBzKzAzA pppp  

         0
1

1

*

1111
z

AzKzA p

p

pp  

Do đó 

1

11

1

*

11

1

1
zQ

zA

z
Az

K p

p

p

p

 

Chúng ta chú ý rằng hàm Q(z) là thông tất. Thông thường, hàm thông 

tất có công thức 

N

k k

p

zz

zz
zP

1

*

1 1
             1kz  
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thoả mãn tính chất 1zP  cho  1z , 1zP  cho 1z  và 1zP  cho 

1z . Do đó Q(z) = - P(z)/z, tiếp theo 11z  nếu 1zQ . Rõ ràng rằng, đây 

là trường hợp pKzQ 11 và 0f

pE . 

Cách khác, giả sử 0f

pE  và do 0f

pE . Trong trường hợp này 1pK  và 

11zQ . Do đó MMSE là 0, qui trình ngẫu nhiên x(n) được gọi là có khả 

năng ước lượng hoặc là xác định trước. Cụ thể, quá trình ngẫu nhiên hoàn toàn 

hàm sin của công thức 

kknj
M

k

k enx
1

                                                                           (2.4.6) 

ở đây pha k  đã được thống kê độc lập và phân bố đều trên 2,0 , có tương 

quan 

kjm
M

k

kxx emy
1

2             

và mật độ phổ đầu vào 

k

M

k

kxx fff
1

2

,        
2

k
kf                                      (2.4.7) 

Quá trình này có thể ước lượng trước với giá trị ước lượng của bậc 

Mp . 

Để chứng minh tính hợp lý của quá trình trên, xét giá trị này từ đầu đến 

cuối của bộ lọc ước lượng lỗi bậc Mp . MSE tại đầu ra của bộ lọc này là 

dffAf pxx

f

p

2

21

21

 

dffAff p

M

k

kk

2
21

21 1

2  

2

1

2

kp

M

k

k fA                                                                               (2.4.8) 

Bằng cách lựa chọn M của các điểm không p của bộ lọc lỗi ước lượng 

đồng nhất với tần số kf , MSE f

p  có thể ép bằng 0. Còn lại p – M các điểm 

không  có thể lựa chọn tuỳ ý ở bất kỳ chỗ nào bên trong vòng tròn đơn vị. 

Thuộc tính pha cực đại của bộ lọc lỗi ước lượng lùi.  

Hàm hệ thống cho bộ lọc lỗi ước lượng lùi bậc p là 
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1* zAzzB p

p

p                                                                            (2.4.9) 

Từ đó, các nghiệm của zBp  là nghịch đảo nghiệm của bộ lọc lỗi ước 

lượng tiến với hàm hệ thống zAp . Do vậy, nếu zAp  là pha cực tiểu zBp  là 

pha cực đại. Tuy nhiên, nếu quá trình x(n) là ước lượng, tất cả các nghiệm của 

zBp  nằm trong vòng tròn đơn vị. 

Thuộc tính nhiễu trắng.Giả sử rằng quá trình ngẫu nhiên x(n) là quá 

trình ngẫu nhiên ổn định AR(p) được tạo ra bởi cho nhiễu trắng với sự thay 

đổi 2

w  qua bộ lọc toàn điểm cực với hàm hệ thống 

p

k

k

k

za

H

1

11

1
                                                                          (2.4.10) 

Sau đó bộ lọc lỗi ước lượng của loại p có hàm hệ thống 

k
p

k

pp zkzA
1

1  

ở đây, những hệ số ước lượng kp aka . Tương ứng của bộ lọc lỗi ước 

lượng là chuỗi nhiễu trắng nw . Trong trường hợp này bộ lọc ước lượng lỗi 

hoá trắng quá trình ngẫu nhiên đầu vào x(n) và được gọi là bộ lọc trắng, được 

chỉ ra trong phần (2.2). 

Hơn thế nữa, thậm chí nếu quá trình đầu vào x(n) không phải là quá 

trình AR, bộ lọc lỗi ước lượng cố gắng loại bỏ sự tương quan trong các mẫu 

tín hiệu mẫu của quá trình đầu vào. Khi bậc của ước lượng tăng lên đầu ra của 

ước lượng nx  sẽ trở nên gần xấp xỉ tới x(n) và do đó sự chênh lệch 

nxnxnf  gần giống chuỗi nhiễu trắng. 

Tính trực giao của các lỗi ước lượng lùi. Lỗi ước lượng lùi gm(k) từ 

các tầng khác nhau trong bộ lọc lưới FIR là trực giao. Đó là 

mlE

ml
ngngE

b

m

m

10,0
*

1                                                 (2.4.12) 

Tính chất này được chứng minh dễ dàng bằng cách thay thế gm(n) và 

ng *

1  vào (2.4.12) và được kết quả mong muốn. Do đó 

jnxknxEjbkbngngE
l

j

m

k

mm

*

0

*

1

0

*

1  
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                    kjykbjb xx

m

k

m

l

j 00

*

1                                         (2.4.13) 

Nhưng những phương trình chuẩn tắc cho ước lượng tuyến tính lùi yêu 

cầu rằng 

mjE

mj
kjykb

b

m

xx

m

k

m

1,...,2,1,0

0

 

do đó 

10,0

,*

1
ml

lmEE
ngngE

f

m

b

m

m  

Những thuộc tính khác: đây là một nhóm những thuộc tính khác về 

ước lượng lỗi tiến và lùi trong bộ lọc lưới FIR. Những thuộc tính này được đưa 

ra dưới đây với các tín hiệu có giá trị thực.  

(a)  miinxnfE m 1,0  

(b) 10,0 miinxngE m  

(c) mmm EmnxngEnxnfE  

(d) ijEnfnfE max11  

(e) 
jijit

jijit
chotnfnfE ji

,1

,1
,0  

(f)  
jijit

jijit
chotngngE ji

,10

,0
,0  

(g)  
ji

jiE
jnfinfE ji

,0

,0  

 

(h)  ijEjngingE max11  

(i)   
ji

KjijiEK
ngnfE

ij

ji
,0

1,0,,, 0  

(j)    iiii EKngnfE 11  

 

(k)   iiii EKinxnfEnxngE 111  

 

(l)    
jiEK

ji
ngnfE

ij 1

11

,0
1  
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2.5 Bộ lọc lưới AR và bộ lọc lưới hình thang ARMA 

Trong phần 2.4.2 chúng ta đã trình bày cấu trúc lưới FIR toàn điểm 

không và đưa ra mối quan hệ với ước lượng tuyến tính. Ước lượng tuyến tính 

với hàm truyền 

k
p

k

pp zkazA
1

1                                                                     (2.5.1) 

khi bị kích thích bởi quá trình ngẫu nhiên đầu vào x(n) và được đầu ra gần 

giống chuỗi nhiễu trắng khi p . Mặt khác, nếu quá trình đầu vào là 

AR(z), đầu ra của Ap(z) là trắng. Do đó zAp  sinh ra MA(p) khi bị kích thích 

với chuỗi nhiễu trắng, bộ lọc lưới toàn điểm không đôi khi được gọi là lưới 

MA. Sau đó, chúng ta phát triển cấu trúc lưới cho bộ lọc ngược 1/ zAp  bộ lọc 

mà chúng ta gọi là lưới AR và cấu trúc thang lưới cho xử lý ARMA. 

2.5.1 Cấu trúc lưới AR 

Hãy xét hệ thống toàn điểm cực với hàm hệ thống 

p

k

k

p zka

zH

1

1

1
                                                                     (2.5.2) 

Phương trình khác cho hệ thống IIR là 

nxknykany
p

k

p

1

                                                          (2.5.3) 

Bây giờ giả sử rằng chúng ta thay đổi vai trò của đầu vào và đầu ra [như 

thay đổi x(n) với y(n) trong (2.5.3)]. Do đó chúng ta đạt được phương trình 

khác 

nyknxkanx
p

k

p

1

 

hoặc tương đương 

knxkanxny
p

k

p

1

                                                              (2.5.3) 

Chúng ta thấy rằng (2.5.4) là phương trình khác cho hệ thống FIR với 

hàm chức năng zAp . Do đó hệ thống toàn điểm cực IIR có thể thay đổi tới hệ 

thống toàn điểm không bằng cách thay đổi vai trò đầu vào và đầu ra. 
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Căn cứ vào quan sát này, chúng ta có thể đạt được cấu trúc lưới AR(p) 

từ lưới MA(p) bằng cách thay thế đầu vào với đầu ra. Do đó lưới MA(p) có 

nfny p  khi nó là đầu ra và nfnx 0  là đầu vào, chúng ta có 

nfny

nfnx p

0

                                                                                   (2.5.5) 

Những định nghĩa này chỉ ra rằng phương trình nfm  được tính toán 

trong tầng dưới. Sự tính toán này có thể  hoàn thành bằng cách sắp xếp 

phương trình đệ qui cho nfm  trong (2.2.11) và kết quả cho nfm 1  trong giới 

hạn của nfm . Do đó chúng ta đạt được 

111 ngKnfnf mmmm          m = p, p-1, . . . ,1 

Phương trình cho ngm  còn lại không bị thay đổi. Kết quả của sự thay 

đổi này là tập hợp các phương trình 

                nfnx p   

 
1

1

11

*

11

ngnfKng

ngKnfnf

mmmm

mmmm
                                                        (2.5.6) 

      ngnfny 00       

Cấu trúc tương ứng cho lưới AR(p) đưa ra trong hình (2.8). Chú ý rằng 

cấu trúc lưới toàn điểm cực có một hướng toàn điểm không với đầu vào g0(n) 

và đầu ra ng p  nó giống với đường toàn điểm không trong cấu trúc lưới 

MA(p). Vì vậy phương trình cho ngm  là giống nhau trong hai cấu trúc lưới. 

Chúng ta cũng quan sát thấy rằng cấu trúc lưới AR(p) và MA(p) được 

đặc trưng bởi các hệ số, nói rõ hơn, các hệ số phản xạ K1. Kết quả phương 

trình đưa ra trong (2.2.31) và (2.2.33) cho sự chuyển đổi giữa các thông số hệ 

thống ka p  trong sự thực hiện dạng trực tiếp của hệ thống toàn điểm không 

kAp  và các hệ số lưới, K1, của cấu trúc MA(p), xét đến giống với cấu trúc 

toàn điểm cực. 
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Hình 2.8 : Cấu trúc lưới cho hệ thống toàn điểm cực (AR(p)) 

2.5.2 Quá trình ARMA và bộ lọc lưới hình thang 

Lưới toàn điểm không cung cấp khối xây dựng cơ bản cho cấu trúc kiểu 

lưới mà minh hoạ hệ thống IIR có chứa cả điểm cực và điểm không. Để xây 

dựng cấu trúc thích hợp, chúng ta hãy xét một hệ thống IIR với hàm hệ thống 

zA

zC

zka

zkc

zH
q

q

p

k

k

p

q

k

k

q

1

0

1

                                                         (2.5.7) 

Bỏ qua suy giảm thông thường chúng ta giả sử là qp .  

Hệ thống này được miêu tả bởi những phương trình sai phân 

nxknvkanv
p

k

p

1

 

knvkcny
p

k

q

1

                                                                      (2.5.8) 

phương trình này đạt được bằng cách xem hệ thống như một tầng của hệ thống 

toàn điểm cực sinh ra bởi hệ thống toàn điểm không. Từ (2.5.8) chúng ta thấy 

rằng tại đầu ra y(n) chỉ đơn giản là sự kết hợp của các đầu ra trễ từ hệ thống 

toàn điểm cực. 

Vì mọi điểm không sẽ là kết quả từ công thức tổ hợp tuyến tính của đầu 

ra trước. Chúng ta có thể mang sự quan sát này tới cấu trúc hệ thống điểm 

không và điểm cực bằng cách sử dụng cấu trúc lưới toàn điểm cực như khối 

xây dựng cơ bản. Chúng ta thấy rằng gm(n) trong lưới toàn điểm cực có thể 

biểu diễn như là tổ hợp tuyến tính của những đầu ra ở hiện tại và quá khứ. 

Trên thực tế, hệ thống 

   

   z-1 z-1 

 
nf p 1  

z-1 

nf 2  
Output 

nynf0

 

nf1  

-Kp 
*

1K  -K2 -K1 

*

pK  
*

2K  

g1(n) g0(n) g2(n) gp(n) 

Input 
x(n)= nf g  
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zB
Y

zG
zH m

z

m

b                                                                      (2.5.9) 

trong hệ thống toàn điểm không. Do đó, bất kỳ sự kết hợp tuyến tính nào của 

gm(n) cũng là bộ lọc toàn điểm không. 

Hãy bắt đầu với bộ lọc lưới toàn điểm cực với hệ số pmKm 1,  và 

thêm vào phần thang bằng cách lấy đầu sự tổ hợp tuyến tính có trọng số của 

gm(n). Kết quả là bộ lọc điểm không và điểm cực có cấu trúc thang_lưới như 

trong hình 2.9. Đầu ra là 

ngny k

p

k

k

0

                                                                          (2.5.10) 

ở đây, k là thông số xác định các điểm không của hệ thống. Hàm hệ 

thống tương ứng (2.5.10) là 

zX

zG

zX

zY
zH k

q

k

k

0

                                                             (2.5.11) 

Từ zFzX p  và zGzF 00 , (2.5.11) có thể biểu diễn 

zF

zF

zG

zG
zH

p

k
q

k

k

0

00

                                                               (2.5.12) 

        = zB
zA

k

q

k

k

p 0

1
 

do đó 

zBzC k

q

k

kq

0

                                                                         (2.5.13) 

 

(a) Hệ thống điểm không_điểm cực 

Tầng 
p 

Tầng 
p-1 

Tầng 
p-2 

Input 

x(n)= gf n   
1gf n  2pf n  2pf n  

gn(n) g1n) gp-1(n) gp-2(n) 

0f n  

g0n) 

1  p  1p  2p  

Output 

0  
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(b) Tầng thứ m của lưới 

Hình 2.9 : Cấu trúc lưới thang cho hệ thống điểm cực_điểm không 

 

Đây là mối quan hệ mong muốn mà có thể sử dụng để xác định hệ số 

trọng số k  

Đưa ra đa thức zCq  và zAp , trong đó qp , hệ số phản xạ K1 được 

xác định đầu tiên từ hệ số za p . Bằng giá trị trung bình của mối quan hệ đệ 

qui lùi đơn bước đưa ra bởi (2.2.32) chúng ta cũng đạt được đa thức zBk , k = 

1,2 . . . ,p. Sau đó những hệ số thang có thể đạt được từ (2.5.13), hệ số mà có 

thể biểu diễn như 

       zBzBzC mmk

p

k

km

1

 

               = zBzC mmm 1                                                         (2.5.14) 

hoặc tương đương 

zBzCzC mmmm 1  ,               m =  p, p-1, . . . ,1                (2.5.15) 

Bằng cách tiếp tục thực hiện mối quan hệ đệ qui lùi này, chúng có thể 

sinh ra mọi đa thức bậc thấp, 1,...,1, pmzCm . Do đó 1mbm , thông số 

m  được xác định từ (2.5.15) bằng cách sắp đặt 

mcmm  ,             m = p, p-1, . . . , 1, 0                                   (2.5.16) 

Cấu trúc bộ lọc lưới này, khi bị kích thích bởi chuỗi nhiễu trắng, sinh ra 

quá trình ARMA(p,q) quá trình này có mật độ phổ đầu vào 

2

2

2

fA

fC
f

p

q

wxx                                                                      (2.5.17) 

và hàm tự tương quan mà thoả mãn (2.1.18),trong đó 2

w  trong sự biến đổi của 

chuỗi nhiễu trắng đầu vào. 

z-1 

nfm 1  nfm  

ngm 1  

mK  

ngm  

*

mK  
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2.6 bộ lọc Wiener sử dụng lọc và ước lượng 

Trong những ứng dụng thực tế chúng ta đưa ra tín hiệu đầu vào, x(n), 

tín hiệu mà bao gồm tổng của các tín hiệu mong muốn, s(n), và tiếng ồn 

không mong muốn hoặc nhiễu w(n), và chúng ta thiết kế bộ lọc, bộ lọc mà sẽ 

triệt tiêu được những thành phần không mong muốn. Trong trường hợp như 

vậy mục tiêu là thiết kế hệ thống mà lọc đi nhiễu thêm vào trong khi phải đảm 

bảo những đặc tính của tín hiệu mong muốn, s(n). 

Trong phần này, chúng ta giải quyết vấn đề ước lượng tín hiệu trong sự 

có mặt của những tạp âm thêm vào. Bộ ước lượng giới hạn về bộ lọc tuyến 

tính với đáp ứng xung h(n), nó được thiết kế để đầu ra xấp xỉ một vài chuỗi tín 

hiệu mong muốn theo lý thuyết d(n). Hình (2.10) minh hoạ vấn đề ước lượng 

tuyến tính. 

Chuỗi đầu vào tới bộ lọc là x(n) = s(n)+w(n), và chuỗi đầu ra là y(n). Sự 

khác nhau giữa tín hiệu mong muốn và đầu ra của bộ lọc là chuỗi lỗi e(n) = 

d(n) - y(n). Chúng ta phân biệt ba trường hợp đặc biệt sau: 

 

  

Hình 2.10 : Mô hình cho vấn đề ước lượng tuyến tính 

 

1. Nếu d(n) = s(n), vấn đề ước lượng tuyến tính có liên quan tới việc 

lọc 

2. Nếu d(n) = s(n+D), ở đây D > 0, vấn đề ước lượng tuyến tính có 

liên quan tới ước lượng tín hiệu. Chú ý rằng vấn đề này là sự khác với sự ước 

lượng đề cập trong phần trước. ở đây d(n) = x(n+D), D  0. 

3. Nếu d(n) = s(n-D), ở đây D > 0, vấn đề ước lượng tuyến tính liên 

quan tới tín hiệu san bằng. 

Bộ lọc tuyến 
tính tối ưu 

s(n) 

Nhiễu
(n) 

 

x(n) e(n) 

d(n) 

y(n) 
_ 

+ 
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Việc nghiên cứu sẽ tập trung ở việc lọc và ước lượng. 

Tiêu chuẩn lựa chọn cho việc tối ưu đáp ứng xung của bộ lọc h(n) là 

cực tiểu của lỗi trung bình bình phương. Tiêu chuẩn này có thuận lợi là dễ 

dàng và dễ dùng trong toán học. Giả định cơ bản là những chuỗi s(n), w(n) và 

d(n) là trung bình 0 và ổn định có độ nhạy cao. Bộ lọc tuyến tính sẽ được cho 

là FIR hoặc là IIR. Nếu nó là IIR, chúng ta giả sử dữ liệu đầu vào x(n) tồn tại 

giá trị trên khoảng hữu hạn thời điểm trước. Chúng ta bắt đầu hướng tới thiết 

kế bộ lọc FIR tối ưu. Bộ lọc tuyến tính tối ưu, trong độ nhạy của lỗi trung bình 

bình phương tối thiểu (MMSE), được gọi là bộ lọc Wiener. 

2.6.1 Bộ lọc Wiener FIR 

Giả sử là bộ lọc bị giới hạn độ dài về M với các hệ số h(k) 10 Mk . 

Do đó đầu ra y(n) phụ thuộc vào dữ liệu hữu hạn x(n), x(n-1), . . . , x(n-M+1) 

knxkhny
M

k

1

0

                                                                 (2.6.1) 

Giá trị trung bình bình phương của lỗi đầu ra mong muốn nd  và ny  

là 

      
2

neEM                                                                            (2.6.2) 

             = E
2

1

0

M

k

knxkhnd      

Do đó đây là hàm bậc hai của các hệ số bộ lọc, cực tiểu của M  đạt 

được tập các phương trình tuyến tính  

lyklykh dxxx

M

k

1

0

              l  = 0, 1, . . . ,M-1                         (2.6.3) 

ở đây yss(k) là tự tương quan của chuỗi đầu vào x(n) và ydx(k) = E[d(n)x*(n-k)] 

là tương quan chéo giữa chuỗi mong muốn d(n) và chuỗi đầu vào, x(n), 

10 Mn . Tập các phương trình tuyến tính chỉ rõ bộ lọc tối ưu được gọi là 

phương trình Wiener _ Hopf. Những phương trình này cũng được gọi là những 

phương trình chuẩn tắc. 

Thông thường, phương trình trong (2.6.3) có thể biểu diễn dạng ma trận 

dMM yh                                                                                    (2.6.4) 
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ở đây M  là ma trận Toeplitz (Hermitian) với các thành phần 

klyxxM  và dy  là vector tương quan chéo M 1 với các thành phần lydx , 

l = 0, 1, . . . , M-1. Kết quả cho hệ số bộ lọc tối ưu là 

dMopt yh 1                                                                                 (2.6.5) 

Và kết quả cực tiểu MSE đạt được bởi bộ lọc Wiener là 

kykhMMSE dx

M

k

optd
h

MM

M

*
1

0

2min                                             (2.6.6) 

hoặc tương đương  

dM

t

ddM yyMMSE 1*2  

ở đây 
22 ndEd . 

Hãy xét một vài trường hợp đặc biệt của (2.6.3). Nếu chúng có quan hệ 

với bộ lọc, d(n) = s(n). Hơn nữa, nếu s(n) và w(n) là những chuỗi ngẫu nhiên 

không tương quan, như thường thấy trong thực tế, 

kykyky wwssxx  

kyky ssdx  

và những phương trình chuẩn tắc trong (2.6.3) trở thành 

lyklyklykh ssss

M

k

1

0

,        l  = 0, 1, . . . ,M-1            (2.6.9) 

Nếu chúng ta xét về sự ước lượng thì d(n) = yss(k+D) ở đây D > 0. Gả sử 

là s(n) và w(n) là những chuỗi ngẫu nhiên không tương quan, chúng ta có 

Dkyky ssdx                                                                          (2.6.10) 

Do đó những phương trình cho bộ lọc ước lượng Wiener trở thành 

Dlyklyklykh ssss

M

k

1

0

,          l  = 0, 1, . . . ,M-1       (2.6.10) 

Trong tất cả những trường hợp này, ma trận tương quan được nghịch 

đảo là Toeplitz. Do đó thuật toán Levinson _ Durbin có thể sử dụng để tính 

các hệ số bộ lọc tối ưu. 

2.6.2 Nguyên tắc trực giao trong ước lượng trung bình bình phương tuyến 

tính 

Phương trình chuẩn tắc cho hệ số bộ lọc tối ưu được đưa ra trong (2.6.3) 

có thể đạt được trực tiếp bằng cách áp dụng nguyên tắc trực giao trong ước 

lượng trung bình bình phương tuyến tính. Lỗi trung bình bình phương M  
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trong (2.6.2)  là nhỏ nhất nếu hệ số bộ lọc h(k) được lựa chọn giống như lỗi là 

trực giao cho mọi điểm dữ liệu trong ước lượng. 

,01* nxneE             l = 0, 1, . . . ,M-1                                (2.6.12) 

trong đó  

knxkhndne
M

k

1

0

                                                           (2.6.13) 

Ngược lại, nếu hệ số bộ lọc thoả mãn (2.6.12), kết quả MSE là cực tiểu. 

Khi xét ở phương diện hình học, đầu ra của bộ lọc, được ước lượng 

knxkhnd
M

k

1

0

                                                                     (2.6.14) 

là vector trong không gian con được mở rộng bởi dữ liệu x(k), 10 Mk . 

Lỗi e(n) là vector từ d(n) tới nd  ndnendei .., , như đưa ra trong hình 

(2.11). Những trạng thái trực giao cơ bản có độ dài 
2

neEM  là nhỏ nhất 

khi e(n) là đường vuông góc với không gian dữ liệu (như e(n) là trực giao tới 

mọi điểm dữ liệu x(k), 10 Mk ). 

Chúng ta chú ý rằng kết quả đạt được từ phương trình chuẩn tắc (2.6.3) 

là duy nhất nếu dữ liệu x(n) trong ước lượng d(n) là tuyến tính độc lập. Trong 

trường hợp này ma trận tương quan M  là không duy nhất. Mặt khác, nếu dữ 

liệu là tuyến tính độc lập, vị trí của M  nhỏ hơn M và do đó kết quả không 

phải là duy nhất. Trong trường hợp này ước lượng nd  có thể biểu diễn như tổ 

hợp tuyến tính của tập rút gọn của phương trình các điểm dữ liệu tuyến tính 

độc lập tới vị trí M . 
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Hình 2.11 : Biểu diễn hình học của vấn đề tuyến tính MSE 

 

Do đó MSE được tối thiểu hóa bằng cách lựa chọn các hệ số của bộ lọc 

thoả mãn nguyên lý trực giao, mức tối thiểu thặng dư MSE là  

ndneEMMSEn

*                                                                  (2.6.15) 

từ đó đạt được kết quả đưa ra trong (2.6.6) 

2.6.3 Bộ lọc Wiener IIR  

Trong phần trước chúng ta giới hạn bộ lọc trở thành FIR và đạt được tập 

hợp của những phương trình tuyến tính M cho hệ số bộ lọc tối ưu. Trong phần 

này chúng ta cho phép bộ lọc có độ dài vô hạn trong khoảng không gian (IIR) 

và chuỗi dữ liệu cũng sẽ vô hạn. Do đó đầu ra bộ lọc 

knxkhny
k 0

                                                                  (2.6.16) 

Hệ số của bộ lọc được lựa chọn để tối thiểu lỗi trung bình bình phương 

giữa đầu ra mong muốn d(n) và y(n) 
2

neEM    

     = E
2

1

0

M

k

knxkhnd                                                        (2.6.17) 

ứng dụng của nguyên lý trực giao dẫn đến phương trình Wiener_Hopf 

,
0

lyknykh dxxx

k

                       l  0                                    (2.6.18) 

Phần dư MMSE đơn giản đạt được bằng cách ứng dụng điều kiện đưa ra 

trong (2.6.15). Do đó chúng ta đạt được  

nd  

h(0)x(1) 

e(n) 
1x  

h(1)x(2) 

d(n) 

)2(x  
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kykhMMSE dx

k

optd
h

M

*

0

2min                                          (2.6.19) 

Phương trình Wiener _ Hopf đưa ra bởi (2.6.18) không thể giải trực tiếp 

với kỹ thuật biến đổi sang miền z bởi vì phương trình chỉ có ý nghĩa với l  0. 

Chúng ta sẽ giải bộ lọc Wiener IIR tối ưu dựa trên sự biểu diễn tương ứng của 

quá trình ngẫu nhiên ổn định x(n). 

Ta đã có quá trình ngẫu nhiên ổn định x(n) với chuỗi tự tương quan 

yxx(l) và mật độ phổ công suất fxx  có thể biểu diễn bằng quá trình tương 

đương i(n) bằng cách đưa x(n) qua bộ lọc nhiễu trắng với hàm hệ thống 

1/G(z), ở đây G(z) là phần pha tối thiểu đạt được từ hệ số phổ của fxx  

12 zGzGz ixx                                                                        (2.6.20) 

Vì vậy G(z) được phân tích trong miền 1rz , ở đây r1>1 

Bây giờ, bộ lọc tối ưu Wiener có thể xem như một tầng của bộ lọc nhiễu 

trắng 1/G(z) với bộ lọc thứ hai, gọi là Q(z), mà đầu ra của nó y(n) là giống với 

đầu ra của bộ lọc Wiener tối ưu. Từ đó 

knlkqny
k 0

                                                                        (2.6.21) 

và e(n) = d(n) – y(n), ứng dụng nguyên lý trực giao ta được phương trình 

Wiener _ Hopf  mới như 

lyklykq dxii

k 0

           l  0                                               (2.6.22) 

Nhưng vì i(n) là trắng, nên 0klyii với l ≠ k. Do đó chúng ta đạt 

được kết quả là 

,
0 2

i

di

ii

di ly

y

ly
lq               l  0                                                (2.6.23)    

Biến đổi z của chuỗi q(l) là    

 k

k

zkqzQ
0

  

         k

k

di

i

zky
0

2

1
                                                                  (2.6.24)   

Nếu chúng ta kí hiệu biến đổi z hai phía của dãy tương quan chéo kydi  

bởi   zdi  
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k

k

didi zkyz                                                                        (2.6.25)    

và định nghĩa zdi  như 

k

k

didi zkyz                                                                    (2.6.26) 

sau đó 

zzQ di

i

2

1
                                                                         (1.6.27)  

Để xác định zdi , chúng ta bắt đầu với đầu ra của bộ lọc nhiễu trắng, 

bộ lọc mà có thể biểu diễn như là 

knxkvni
k 0

                                                                       (2.6.28)  

ở đây v(k), k  0, là đáp ứng xung tương ứng của bộ lọc nhiễu trắng. 

k

k

zkvzV
zG 0

1
                                                                 (2.6.29) 

sau đó 

knindEkydi

*  

         = kmnxndEmv
k

*

0

 

         = mkymv dx

k 0

                                                               (2.6.30) 

Biến đổi z của tương quan chéo kydi  là 

k

k m

dxdi zmkymvz
0

 

         = k

k

dx

m

zmkymv
0

 

         = k

k

dx

m

m

zyzmv
0

 

                   =
1

1

zG

z
zzV dx

dx                                                            (2.6.31)  

Vì vậy 

12

1

zG

z
zQ dx

i

                                                                  (2.6.32) 

Cuối cùng, bộ lọc Wiener IIR tối ưu có hàm chức năng 
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zG

zQ
zHopr

 

=
12

1

zG

z

zG

dx

i

                                                                        (2.6.33) 

Tóm lại, giải pháp cho bộ lọc IIR Wiener yêu cầu chúng ta thực hiện 

tìm thừa số phổ của zii  để đạt được G(z), G(z) là thành phần pha cực tiểu, 

và sau đó chúng ta giải phần nhân quả của 1/ zGzdi . 

Với giá trị tối thiểu MSE đưa ra bởi (2.6.19) trong giới hạn miền tần số 

đặc trưng cho bộ lọc. Đầu tiên chúng ta chú rằng 
22 ndEd  là giá trị tuyệt 

đối của chuỗi tự tương quan ydd(k). Do đó 

dzzz
j

ky k

c
dddd

1

2

1
                                                          (2.6.34) 

theo đó  

c

dd
ddd dz

z

z

j
y

2

1
02                                                       (2.6.35)   

ở đây tích phân đường được đánh giá dọc theo vòng khép kín theo hướng bao 

quanh gốc trong miền hội tụ của zdd . 

Phần thứ hai trong (2.6.19) cũng biến đổi dễ dàng tới miền tần số bằng 

cách ứng dụng thuật toán Parseval’s. Do đó 0khopt  cho k < 0, chúng ta có 

dzzzzH
j

kykh
c

dxoptdx

k

opt

11*

2

1
                                      (2.6.36) 

ở đây C là vòng khép kín theo hướng quanh gốc, hướng mà thông thường nằm 

bên trong miền hội tụ của 1zzH dxopt . 

Bằng cách kết hợp (2.6.35) với (2.6.36), chúng ta đạt được kết quả 

mong muốn cho MMSE trong công thức 

dxzzzHz
j

MMSE
c

ddoptdd

11

2

1
                                   (2.6.37) 

2.6.4 Bộ lọc Wiener không nhân quả 

Trong phần trước chúng ta giới hạn bộ lọc Wiener tối ưu là nhân quả 

00,...,, nfornhei opt . Trong phần này chúng ta bỏ điều kiện này và cho 

bộ lọc bao gồm cả vô hạn trước và vô hạn sau 

k

knxkhny                                                                   (2.6.38) 
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Kết quả của bộ lọc là không thể thực hiện được về mặt vật lý. Nó cũng 

có thể xem như bộ lọc san bằng, bộ lọc mà giá trị tín hiệu không giới hạn sau 

được dùng để san bằng ước lượng d (n) =y(n) của tín hiệu mong muốn d(n) 

ứng dụng của nguyên lý trực giao đạt được phương trình Wiener_Hopf 

cho bộ lọc không nhân quả trong công thức 

lyklykh dxxx                     l                             (2.6.39) 

và kết quả MMSExx là  

k

dxdnc kykhMMSE 2                                                          (2.6.40) 

Từ (2.6.39) cho l , phương trình này có thể biến đổi trực tiếp để 

đạt được bộ lọc Wiener không nhân quả tối ưu là 

z

z
zH

xx

dx
nc                                                                               (2.6.41) 

ncMMSE  cũng có thể biểu diễn đơn giản trong miền z là  

f
MMSEnc

2

1
dxzzzH dxnczdd

11                                      (2.6.42) 
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Chương 3 : 

Mô phỏng bộ lọc tuyến tính tối ưu 

3.1  Giới thiệu về simulink 

Simulik là một phần mềm dùng để mô hình hoá, mô phỏng và phân tích 

một hệ thống tự động. Simulik cho phép mô tả hệ thống tuyến tính, hệ phi 

tuyến, các mô hình trong thời gian liên tục gián đoạn hay một hệ kết hợp cả 

liên tục và gián đoạn. Để mô hình hoá, Simulik cung cấp một giao diện đồ hoạ 

để xây dựng mô hình như là một sơ đồ khối sử dụng thao tác "nhấn và kéo" 

chuột. Với giao diện này bạn có thể xây dựng mô hình như xây dựng trên 

giấy. Đây là sự khác xa các phần mềm mô phỏng trước nó mà ở đó người sử 

dụng phải đưa vào các phương trình vi phân và các phương trình sai phân bằng 

một ngôn ngữ lập trình.  

Việc lập trình trên Simulik sử dụng các đối tượng đồ hoạ gọi là                 

Graphic Programming Unit. Loại hình lập trình này có xu thế được sử dụng 

nhiều trong kỹ thuật bởi ưu điểm lớn nhất của nó là tính trực quan. 

Thư viện của Simulik cũng bao gồm toàn bộ thư viện các khối như: khối 

nhận tín hiệu, các khối nguồn tín hiệu, các phần tử tuyến tính và phi tuyến, 

các đầu nối chuẩn. Người sử dụng có thể quan sát hệ thống ở mức tổng quát, 

vừa có thể đạt được mức độ cụ thể bằng cách nháy kép vào từng khối xác định 

xem xét chi tiết mô hình của từng khối. Với cách xây dựng kiểu này, người sử 

dụng có thể hiểu được sâu sắc tổ chức của một mô hình và những tác động 

qua lại của các phần tử trong mô hình như thế nào.  

Sau khi tạo lập ra được một mô hình, người sử dụng có thể mô phỏng 

nó trong Simulik bằng cách nhập lệnh trong các của sổ lệnh của Matlab hay 

sử dụng các Menu có sẵn. Hơn nữa người sử dụng có thể thay đổi thông số 

một cách trực tiếp và nhận biết được các ảnh hưởng đến  mô hình.  
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3.2 Các khối Simulink dùng trong bộ lọc  

3.2.1 Khối Signal From Workspace 

 

 
 

 

Các thông số của khối: 

- Tín hiệu đưa vào hệ thống (Signal) 

- Chu kỳ lấy mẫu (Sample time) 

- Số mẫu lấy cho mỗi khung (Samples per frame) 

 

3.2.2 Khối Digital Signal design 
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Đây là khối thiết kế bộ lọc số, khối này bao gồm nhiều phần nhỏ để 

thiết kế bộ lọc.  

- Các kiểu bộ lọc: có thể lựa chọn bộ lọc thông thấp, bộ lọc thông cao, 

bộ lọc chắn dải, bộ lọc thông dải. Phương pháp thiết kế: có thể thiết kế giống 

bộ lọc IIR hoặc FIR. 

- Bậc của bộ lọc (Filter order):  lựa chọn bậc. 

- Thông số của tần số (Ferquency Specification): đơn vị (Hz), tần số, dải 

tần tín hiệu. . . 

- Thông số biên độ (Magnitude Specification): đơn vị(dB), dải tần biên 

độ . . . 

 

3.2.3  Khối Digital filter 
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Các thông số của bộ lọc số 

- Các kiểu chuyển đổi của bộ lọc (Transfer function type) 

- Cấu trúc bộ lọc (Filter structure) 

- Hệ số nguồn (Coeficient source) 

- Mức giá trị (Scale value) 

3.2.4  Chương trình tạo tín hiệu nhiễu trong Khối Signal From 

Workspace 

3.2.4.1  Lưu đồ thuật toán 
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3.2.4.2 Chương trình chạy 

 

function [M,Fs]=loc() 

 [y,Fs,N]=wavread('c:/speech_dft.wav'); 

 sound(y,Fs); 

 length(y) 

 N=WGN(length(y),1,0); 

 M=0.01*N+y; 

 M=M; 

 sound(M,Fs); 

Begin 

Xác định tín hiệu 
âm thanh: y 

Tần số lấy mẫu: Fs 

Tạo tín hiệu nhiễu trắng N 

M=0.03*N+y 
(M tín hiệu có nhiễu) 

End 
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3.3 Thực hiện việc mô phỏng 

 

 
Hình 3.1: Mô phỏng hệ thống lọc âm thanh 

Tín hiệu có nhiễu được lấy ra từ Singnal From Workspace, với tần số lấy 

mẫu Fs=22050 được khuếch đại với hệ số khuếch đại K=3 đưa vào khối thiết 

kế bộ lọc số (Digital Filter Design). Khi thiết kế ta chọn bộ lọc thông thấp 

(Lowpass) với tần số lấy mẫu Fs=22050Hz, dải tần tín hiệu (500 11000)Hz. 

Phương pháp thiết kế, chọn bộ lọc FIR trong bộ lọc này chọn bình phương tối 

thiểu (least-squares). Bậc của bộ lọc (filter Order) chọn bằng 10. Sau đó, tín 

hiệu được đưa qua bộ lọc số (Digital Filter) ta có thể chọn các thông số bất kỳ 

như trong kiểu hàm chuyển đổi (Transfer function type) chọn FIR(all zeros- 

bộ lọc mọi điểm 0). Cấu trúc của bộ lọc có thể chọn từ trực tiếp (Direct form).  

Hệ số nguồn (Coefficient source) chọn Specify via dialog. Sau khi chọn các 

thông số thích hợp đưa ra khối nguồn  nghe lại âm thanh đã được lọc nhiễu. 

Các thông số của các khối có thể thay đổi để đạt được âm thanh có chất lượng 

tốt hơn.  
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Kết luận 

Sau thời gian ba tháng với sự nỗ lực cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, tham 

khảo các tài liệu và được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô và các bạn. Đặc 

biệt là Th.S  Nguyễn Văn Dương  em đã hoàn thành xong nhiệm vụ đồ án của 

mình.  

Với mục đích của đề tài là nghiên cứu bộ lọc tuyến tính tối ưu, nên 

trong nội dung của đề tài em đã trình bày được: cách biểu diễn quá trình ngẫu 

nhiên ổn định, ước lượng tuyến tính tiến và lùi, các thuật toán giải phương 

trình chuẩn tắc, đưa ra một số bộ lọc như: bộ lọc lưới AR, bộ lọc lưới hình 

thang ARMA. Đặc biệt em đi sâu vào bộ lọc Wiener, với mục tiêu là thiết kế 

bộ lọc  triệt tiêu được những thành phần không mong muốn, lọc đi nhiễu thêm 

vào trong khi phải đảm bảo những đặc tính của tín hiệu mong muốn. 

Tuy nhiên trong giới hạn của đề tài này chưa trình bày được những ứng 

dụng cụ thể của bộ lọc tuyến tính, chưa thiết kế được bộ lọc tuyến tính tối ưu. 

Đây cũng là hạn chế và đồng thời cũng là hướng phát triển của đề tài.  

Trong thời gian thực hiện làm đồ án tốt nghiệp, em đã cố gắng hết sức 

tìm hiểu, học hỏi về lĩnh vực này. Mặc dù đã cố gắng song do trình độ bản 

thân cũng như thời gian còn nhiều hạn chế nên đồ án này chắc chắn sẽ còn 

nhiều sai sót. Em rất  mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô và các bạn 

để cho đồ án tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn. 

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong ngành Điện tử 

_ Viễn thông, đặc biệt một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S 

Nguyễn Văn Dương đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. 

 

 

 

 

 

 

 



Trần Thu Huyền_DT901                              Đồ án tốt nghiệp 

 
 
 

75 

 

Tài liệu tham khảo 

 

1.  Nguyễn Quốc Trung (2001), Xử lý tín hiệu và lọc số (tập 1, 2), Nhà 

xuất bản khoa học và kĩ thuật. 

  2. Quách Tuấn Ngọc, Xử lý tín hiệu số, Nhà xuất bản Giáo dục(1997) 

3.  Nguyễn Hữu Tình, Lê Tấn Dũng, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị 

Lan Hương (1999), Cơ sở matlab và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học và kĩ 

thuật. 

4.  Jackson, L.B., Digital Filters and Signal Processing, Second Edition, 

Kluwer Academic Publishers, 1989. pp. 255-257. 

5. John G.Proakis, Charles M. Rader, Fuyun Ling, Chrysostomos 

L.Nikias, Advanced Digital Signal Processing – Macmollan Publishing 

Company, Republic of Singapore (1992) 

 


